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Tóm tắt

Cho (A,m) là vành địa phương, I là iđêan m-nguyên sơ và M là A-
môđun hữu hạn sinh. Luận án thiết lập được ba loại chặn trên cho chỉ số
chính quy Castelnuovo-Mumford của môđun phân bậc liên kết: theo bậc
mở rộng, theo độ dài của môđun đối đồng điều địa phương và theo hệ số
Hilbert. Trong trường hợp môđun M phân bậc, luận án thiết lập được chặn
trên cho reg(GI(M)) theo reg(M). Trong trường hợp chiều một, luận án
cũng đưa ra chặn trên chặt theo hệ số Hilbert và đặc trưng được khi nào
đẳng thức xảy ra.
Luận án cũng đưa ra một chặn trên cho chỉ số chính quy Castelnuovo-

Mumford của nón phân thớ theo bậc mở rộng.
Cuối cùng luận án chỉ ra được mối liên hệ giữa các hệ số Hilbert là: các

số |ed−t+1(I,M)|, ..., |ed(I,M)| bị chặn bởi một hàm chỉ phụ thuộc vào
e0(I,M), e1(I,M), ..., ed−t(I,M), trong đó t = depth(M).
Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, luận án chia làm năm chương.
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Abstract

Let (A,m) be a local ring, I an m-primary ideal and M a finitely gen-
erated A-module. In this thesis, three upper bounds on the Castelnuovo-
Mumford regularity of associated graded module are given in terms of the
so-called extended degree, the lengths of certain local cohomology modules
and Hilbert coefficients. If M is a finitely generated graded module, an
upper bound on reg(GI(M)) also is given in terms of reg(M). In the case
of dimension one, a sharp bound for reg(GI(M)) is given in term of Hilbert
coefficients of M . It is also investigated when the bound is attained.
Secondly, we give upper bounds on the Castelnuovo-Mumford regularity

of fiber cone in terms of extended degree.
Third, we show that the last t Hilbert coefficients ed−t+1(I,M), ..., ed(I,M)

are bounded below and above in terms of the first d− t+ 1 Hilbert coeffi-
cients e0(I,M), ..., ed−t(I,M), where t = depth(M).
The thesis is divided into five chapters.
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Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các kết quả viết
chung với tác giả khác đã được sự nhất trí của đồng tác giả khi đưa vào
luận án. Các kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai
công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.

Tác giả
Lê Xuân Dũng
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Lời cảm ơn

Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, chân thành đến thầy tôi GS.
TSKH. Lê Tuấn Hoa. Thầy đã luôn tận tình chu đáo dìu dắt tôi từ những
bước chập chững đầu tiên trên con đường khoa học. Thầy không chỉ dạy
bảo tôi về tri thức toán học, về phương pháp nghiên cứu toán mà còn giúp
tôi có những quan điểm đúng đắn về cuộc sống.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Viện Toán học, các phòng chức năng,

Trung tâm đào tạo sau đại học của Viện Toán học đã tạo điều kiện tốt nhất
giúp tôi học tập và nghiên cứu tại Viện Toán học. Đặc biệt tác giả xin chân
thành cảm ơn GS. TSKH. Ngô Việt Trung, GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường
và GS. TSKH. Phùng Hồ Hải đã tạo điều kiện cho tôi được tham gia sinh
hoạt khoa học tại phòng Đại số của Viện Toán học.
Tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban Giám hiệu trường

Đại học Hồng Đức đã tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình
học cao học. Đặc biệt, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn của mình đến
ban Chủ nhiệm khoa Khoa học tự nhiên và các đồng nghiệp trong tổ Đại
số đã tạo điều kiện về thời gian giúp tác giả ra Hà Nội học tập.
Tác giả xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên của các anh chị

em đang học tập và nghiên cứu tại phòng Đại số và phòng Lý thuyết số của
Viện toán học.
Cuối cùng, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến bố, mẹ và những

người thân trong gia đình, đặc biệt là vợ tôi đã luôn cổ vũ, động viên, tạo
mọi điều kiện thuận lợi nhất cả tinh thần và vật chất để tôi an tâm học tập
và nghiên cứu.

Tác giả
Lê Xuân Dũng
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Mở đầu

Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford là một bất biến quan trọng trong

đại số giao hoán và hình học đại số. Nó cung cấp nhiều thông tin về độ

phức tạp của những cấu trúc đại số phân bậc. Chỉ số chính quy Castelnuovo-

Mumford ra đời từ những công trình về đường cong xạ ảnh của G. Casteln-

uovo và được D. Mumford [30] phát biểu định nghĩa đầu tiên cho đa tạp xạ

ảnh. Bằng ngôn ngữ đối đồng điều địa phương, khái niệm này đã được tổng

quát hóa cho môđun phân bậc hữu hạn sinh trên đại số phân bậc chuẩn bất

kỳ.

Nếu E là môđun phân bậc hữu hạn sinh trên một đại số phân bậc chuẩn

R thì chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford reg(E) của E được định nghĩa

là số m nhỏ nhất sao cho H i
R+

(E)n = 0 với mọi n ≥ m− i + 1 và i ≥ 0,

trong đó H i
R+

(E) là đối đồng điều địa phương của E với giá R+ = ⊕i>0Ri.

Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của E chặn trên bậc cực đại của

một hệ sinh tối tiểu thuần nhất của E.

Nếu R là một đại số phân bậc chuẩn trên trường k thì ta có mối liên hệ

chặt chẽ giữa chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và giải tự do tối tiểu

của môđun E (xem [15]). Từ mối liên hệ này ta biết được chỉ số chính quy

của R là chặn trên cho tất cả các bậc sinh của các môđun xoắn (syzygy)

của R. Đó là một ý nghĩa quan trọng của chỉ số chính quy Castelnuovo-

Mumford.

Cho (A,m) là vành địa phương, I là iđêan m-nguyên sơ và M là A-

môđun hữu hạn sinh. Ký hiệu

GI(M) :=
⊕
n≥0

InM/In+1M và Fm(I) :=
⊕
n≥0

In/mIn.
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Người ta gọi GI(M) là môđun phân bậc liên kết củaM ứng với I và Fm(I)

là nón phân thớ của I ứng với iđêan cực đại m. Chú ý rằng GI(A) và Fm(I)

là các vành phân bậc chuẩn. Việc nghiên cứu chỉ số chính quy Castelnuovo-

Mumford của GI(M) và Fm(I) sẽ cho chúng ta biết nhiều thông tin về cấu

trúc của M và I . Chẳng hạn sử dụng reg(GI(M)) ta có thể ước lượng được

kiểu quan hệ (relation type), số mũ rút gọn và chỉ số chính quy Hilbert

(postulation number) của M theo I (xem [46]), còn sử dụng reg(Fm(I)) ta

có thể biết được dáng điệu số phần tử sinh của In khi n� 0. Do đó mục

đích của luận án là giải quyết hai bài toán sau:

Bài toán 1 Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford cho môđun

phân bậc liên kết.

Bài toán 2 Chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford cho nón

phân thớ.

Năm 2003, Rossi-Trung-Valla [37] giải quyết Bài toán 1 cho trường hợp

M = A và I = m. Sau đó, năm 2005 C. H. Linh [26] giải quyết cho trường

hợp tổng quát. Luận án tiếp tục theo 3 cách khác nhau: mở rộng kết quả

của Rossi-Trung-Valla và C. H. Linh cho môđun lọc, chặn trên theo độ dài

của môđun đối đồng điều địa phương và theo hệ số Hilbert. Trong trường

hợp môđun M phân bậc, luận án thiết lập được chặn trên cho chỉ số chính

quy Castelnuovo-Mumford của môđun phân bậc liên kết theo reg(M). Đây

không phải là những việc làm mang tính tổng quát hay tương tự hình thức.

Nhờ việc nghiên cứu Bài toán 1 cho môđun lọc tùy ý, trong luận án đã giải

quyết được Bài toán 2 (xem Chương 4). Việc chặn trên theo hệ số Hilbert

và độ dài môđun đối đồng điều địa phương giúp xác định được mối quan

hệ giữa các hệ số Hilbert (xem Chương 5).

Khái niệm I-lọc tốt M = {Mn}n≥0 của M được giới thiệu trong [4] và

[3]. Khái niệm này rộng hơn so với khái niệm lọc tốt của iđêan (xem Ví

dụ 1.4.3 (ii)). Chúng tôi chặn trên cho reg(G(M)) theo chiều, số mũ rút

gọn r(M) và bậc mở rộng D(I,M) của M ứng với I (xem Định lý 2.1.4).

Kết quả của chúng tôi đạt được tổng quát hơn và nói chung tốt hơn một ít

so với kết quả của [26, Theorem 4.4].
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Phương pháp chính để đạt được các kết quả trên đã được các tác giả

khác đưa ra trong bài báo [37] và [26]. Đóng góp của luận án là giải quyết

một số kĩ thuật hỗ trợ khi xem xét môđun lọc tổng quát.

Cũng tiếp tục ý tưởng đó, trong Định lý 2.3.1 chúng tôi đưa ra một chặn

nữa cho reg(G(M)) theo độ dài của môđun đối đồng điều địa phương của

một số môđun thương của môđun M ban đầu.

Khi M là môđun phân bậc và I là iđêan thuần nhất, thay cho bậc mở

rộng D(I,M) chúng tôi sử dụng một đại lượng khác không chỉ nhỏ hơn mà

còn dễ tính toán hơn đó là reg(M). Trong trường hợp tổng quát, ta không

thể sử dụng được phương pháp của [37], bởi vì I chưa chắc đã chứa phần tử

thuần nhất để phần tử khởi đầu của nó là phần tử lọc chính quy trên G(M).

Để vượt qua được khó khăn này, chúng tôi địa phương hoá để đưa về trường

hợp địa phương, rồi kết hợp với kết quả của Chardin-Hà-Hoa trong [7],

chúng tôi chặn được reg(G(M)) theo reg(M) (xem Định lý 2.2.5). Nếu I

là iđêan thuần nhất sinh bởi các phần tử cùng bậc, ta có thể áp dụng được

phương pháp của [37]. Khi đó ta nhận được chặn trên khác của reg(G(M))

theo reg(M) tốt hơn (xem Định lý 2.2.8) so với chặn trên trong Định lý

2.2.5 nêu ở trên.

Các hệ số Hilbert của môđun M ứng với iđêan m-nguyên sơ I là những

bất biến thông dụng cung cấp nhiều thông tin về môđun M . Do đó chặn

trên reg(G(M)) theo hệ số Hilbert là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Trong [5, Theorem 17.2.7] và [42], ta có thể suy ra được reg1(G(M)) bị

chặn theo các hệ số Hilbert e0(M), ..., ed−1(M) của M ứng với iđêan m-

nguyên sơ I , trong đó reg1(G(M)) được gọi là chỉ số chính quy hình học

của môđun phân bậc liên kết và được định nghĩa như sau: reg1(G(M)) :=

min{m | H i
G+

(GI(M))n = 0 với mọi n ≥ m − i + 1 và i ≥ 1}. Từ Ví dụ
3.1.4 ta thấy rằng các bất biến trên là không đủ để chặn reg(G(M)). Do đó,

phải sử dụng thêm ed(M) chúng tôi đưa ra được chặn trên cho reg(G(M))

(xem Định lý 3.1.7).

Chặn trong Định lý 3.1.7 nhìn chung là rất lớn, cỡ hàm mũ của d!. Vì

vậy, vấn đề tiếp theo mà chúng tôi quan tâm là tìm chặn tốt hơn theo hệ
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số Hilbert cho reg(G(M)). Trong luận án chúng tôi xét trường hợp lọc

I-adic và dim(M) = 1. Sử dụng thêm b là số nguyên lớn nhất thỏa mãn

IM ⊆ mbM , Mệnh đề 3.2.9 và Định lý 3.2.11 đưa ra được chặn trên thực

sự tốt. Chúng tôi đã xây dựng được Ví dụ 3.2.17 và Ví dụ 3.2.18, chứng

tỏ đây là những chặn chặt. Không những thế chúng tôi cũng đặc trưng

được khi nào chặn trong Định lý 3.2.11 đạt được. Nếu M là môđun Cohen-

Macaulay, Định lý 3.2.14 đưa ra các đặc trưng thông qua mối liên hệ giữa

e0(I,M) và e1(I,M), qua chuỗi Hilbert-Poincaré và tính Cohen-Macaulay

của GI(M). Nếu M không là môđun Cohen-Macaulay thì chúng tôi cũng

đặc trưng được thông qua chuỗi Hilbert-Poincaré (xem Định lý 3.2.16).

Như đã nói ở trên, việc chặn trên cho reg(G(M)) đối với môđun lọc tạo

ra khả năng ứng dụng mới. Trong luận án này, chúng tôi áp dụng để giải

quyết Bài toán 2. Đây là bài toán có ý nghĩa. Sử dụng dãy khớp ngắn liên

hệ giữa nón phân thớ và môđun phân bậc liên kết của các môđun lọc khác

nhau của Rossi-Valla được đưa ra trong [36], rồi áp dụng Định lý 4.2.3 và

Định lý 4.2.4, chúng tôi chỉ ra rằng reg(Fq(M)) được chặn trên theo bậc

mở rộng D(I,M), số mũ rút gọn của lọc và chiều của M (xem Định lý

4.3.2).

áp dụng tiếp theo của Bài toán 1 là nghiên cứu mối quan hệ giữa các

hệ số Hilbert. Trong trường hợp vành và môđun Cohen-Macaulay, N. G.

Northcott [33] và M. Narita [32] chỉ ra rằng e1(I, A) ≥ 0, e2(I, A) ≥ 0.

Sau đó, C. P. L Rhodes [35] chứng tỏ những kết quả này vẫn còn đúng

cho I-lọc tốt M của môđun M . Hơn nữa Kirby-Mehran [25] chứng minh

được e1(I,M) ≤
(
e0(I,M)

2

)
và e2(I,M) ≤

(
e1(I,M)

2

)
. Sau đó, các kết quả

trên tiếp tục được nghiên cứu bởi nhiều tác giả khác nhau. Tuy vậy, mối

quan hệ giữa các hệ số Hilbert là rất ít. Năm 1997, Srinivas-Trivedi [40]

và V. Trivedi [42] đạt được một kết quả hết sức ngạc nhiên đó là nếu M là

môđun Cohen-Macaulay thì tất cả |ei(I,M)|, i ≥ 1 được chặn trên bởi một

đại lượng chỉ phụ thuộc vào e0(I,M) và d. Các mối liên hệ trên sẽ thay

đổi thế nào nếu M không phải môđun Cohen-Macaulay?

Dùng một bất biến mới gọi là bậc mở rộng D(m, A), Rossi-Trung-Valla
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[37] chặn trên tất cả |ei(m, A)|. Sau đó C. H. Linh [27] đã mở rộng cho
trường hợp tổng quát. Tuy nhiên, các kết quả này không cho ta biết được

mối quan hệ giữa các hệ số Hilbert. Do vậy, chúng tôi quan tâm đến bài

toán sau:

Bài toán 3 Cho M là môđun tùy ý trên vành địa phương A tùy ý. Tìm mối

liên hệ giữa các hệ số Hilbert.

Sử dụng chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford theo hệ số

Hilbert được đưa ra trong Bổ đề 3.1.2, chúng tôi chỉ ra rằng (−1)i−1ei(I, A)

bị chặn trên theo một hàm chỉ phụ thuộc vào e0(I, A), ..., ei−1(I, A) với mọi

i (Định lý 5.2.1). Tuy nhiên, trong trường hợp d = 2 và depth(M) = 1,

Srinivas-Trivedi [39] chỉ ra rằng |ei(I, A)|, i ≥ 1 không thể chặn được theo

e0(I, A). Vì vậy, một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là có bao nhiêu hệ số

Hilbert chặn được các hệ số Hilbert còn lại?

Cách tiếp cận của chúng tôi là sử dụng chặn trên reg(G(M)) theo độ

dài các môđun đối đồng điều địa phương (xem Định lý 2.3.1), sau đó ước

lượng độ dài các môđun đối đồng điều địa phương này qua các hệ số

Hilbert e0(M), e1(M), ..., ed−t(M), trong đó t = depth(M) (xem Mệnh đề

5.1.2 và Mệnh đề 5.1.4). Từ đó chúng tôi chặn reg(G(M)) chỉ theo e0(M),

e1(M), ..., ed−t(M), (xem Định lý 5.2.4). Tiếp theo, chúng tôi cần giải

quyết bài toán ngược là chặn trên các hệ số Hilbert theo reg(G(M)) (xem

Mệnh đề 5.2.3). Từ đó, chúng tôi chỉ ra được các hệ số Hilbert ed−t+1(M),

ed−t+2(M), ..., ed(M) phụ thuộc vào dư t+ 1 hệ số Hilbert ban đầu, theo

nghĩa: |ed−t+1(M)|, ..., |ed(M)| bị chặn bởi một hàm chỉ phụ thuộc vào

e0(M), e1(M), ..., ed−t(M) và số rút gọn r(M). Đó cũng là nội dung chính

của Định lý 5.2.5.

Từ kết quả này, cuối cùng chúng tôi suy ra được một kết quả về sự hữu

hạn của hàm Hilbert-Samuel (xem Định lý 5.2.7).

Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu cấu trúc của luận án. Ngoài phần mở

đầu, tài liệu tham khảo, luận án chia làm năm chương.

Chương 1 giới thiệu lại một số khái niệm và tính chất cơ bản về chỉ số
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chính quy Castelnuovo-Mumford, phần tử lọc chính quy, hệ số Hilbert và

môđun lọc.

Chương 2 chia làm ba phần. Mục 2.1 đưa ra chặn trên cho reg(G(M))

theo chiều, số mũ rút gọn và bậc mở rộng D(I,M) (Định lý 2.1.4). Khi M

là môđun phân bậc, chặn trên reg(G(M)) theo reg(M) được đưa ra ở Mục

2.2 (Định lý 2.2.5 và Định lý 2.2.8). Mục 2.3 thiết lập chặn trên reg(G(M))

theo độ dài của môđun đối đồng điều địa phương (Định lý 2.3.1).

Chương 3 chia làm hai phần. Mục 3.1 thiết lập chặn trên cho reg(G(M))

theo hệ số Hilbert (Định lý 3.1.7). Mục 3.2 xét trường hợp dim(M) = 1,

chặn trên thực sự tốt được đưa ra trong Mệnh đề 3.2.9 và Định lý 3.2.11.

Cuối cùng Định lý 3.2.14 và Định lý 3.2.16 đưa ra một số đặc trưng khi

đẳng thức trong Định lý 3.2.11 đạt được.

Chương 4 chia làm ba phần. Mục 4.1 giới thiệu lại khái niệm và một

số tính chất cơ bản của nón phân thớ. Mục 4.2 đưa ra một chặn cho hệ

số Hilbert của nón phân thớ (Định lý 4.2.4). Mục 4.3 là phần chính của

chương. Phần này thiết lập chặn trên cho reg(Fq(M)) theo chiều, số mũ rút

gọn và bậc mở rộng D(I,M) (Định lý 4.3.2).

Chương 5 chia làm hai phần. Chặn trên môđun đối đồng điều địa phương

theo reg(G(M)) được đưa ra ở Mục 5.1 (Mệnh đề 5.1.2 và Mệnh đề 5.1.4).

Mục 5.2 đưa ra mối quan hệ của các hệ số Hilbert (Định lý 5.2.5). Cuối cùng

Định lý 5.2.7 đưa ra một kết quả về sự hữu hạn của hàm Hilbert-Samuel.

Các kết quả trong luận án đã được chúng tôi công bố trong 3 bài báo

[11], [12] và [13].

Trong luận án này, một số khái niệm cơ bản và các tính chất của nó như

số bội, đối đồng điều địa phương, ... chúng tôi dựa vào các tài liệu [5], [6]

và [29]. Một số thuật ngữ tiếng Việt chúng tôi dựa theo Luận án tiến sĩ

khoa học của Lê Tuấn Hoa [2].
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Chương 1

Kiến thức chuẩn bị

1.1 Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

Trong chương này, chúng tôi nhắc lại một số kiến thức cơ sở và một

số kết quả đã biết về chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford, phần tử lọc

chính quy, hệ số Hilbert và môđun lọc nhằm giúp người đọc dễ dàng theo

dõi nội dung luận án. Trong luận án này, nếu không nói gì khác ta luôn xét

R = ⊕i≥0Ri là đại số phân bậc chuẩn trên vành địa phương Artin R0. Ta

ký hiệu R+ = ⊕i>0Ri. Cho E là R-môđun phân bậc hữu hạn sinh chiều d.

H i
R+

(E) kí hiệu môđun đối đồng điều địa phương của E với giá R+ (xem

định nghĩa và các tính chất cơ bản trong [5]).

Định nghĩa 1.1.1. ([30, tr. 99] hoặc [15, Section 1]) Chỉ số chính quy

Castelnuovo-Mumford của E là số

reg(E) := max{ai(E) + i| i ≥ 0},

trong đó

ai(E) =

{
max{n| H i

R+
(E)n 6= 0} nếu H i

R+
(E) 6= 0,

−∞ nếu H i
R+

(E) = 0.

Một cách tổng quát hơn, với 0 ≤ l ≤ d, chúng ta đặt

regl(E) := max{ai(E) + i| i ≥ l},

và gọi nó là chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford tại bậc l của E.
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Như vậy, reg(E) = reg0(E) = regdepth(E)(E). Từ định lý của J. P. Serre

về tính Artin của môđun đối đồng điều địa phương ta thấy ngay nếu E 6= 0

thì reg(E) là một số nguyên (tức là một số hữu hạn).

Giả sử I là iđêan thuần nhất thực sự của vành đa thức R = R0[x1, ..., xn]

với các biến độc lập. Từ dãy khớp ngắn

0 −→ I −→ R −→ R/I −→ 0,

và reg(R) = 0 (xem [5, Example 12.4.1]) ta suy ra chỉ số chính quy

Castelnuovo-Mumford của I và R/I có mối quan hệ sau đây:

reg(I) = reg(R/I) + 1.

Nếu R là một đại số phân bậc chuẩn trên trường k thì R có thể được

biểu diễn dưới dạng R := S/I , trong đó S = k[x1, ..., xn] là vành đa thức

trên trường k và I là iđêan thuần nhất của S. Khi đó, E có thể xem như

một môđun trên S. Theo định lý xoắn của Hilbert, E có giải tự do tối tiểu

dạng

0→ ⊕βq

j=1S(−dqj)→ ...→ ⊕β0

j=1S(−d0j)→M → 0,

trong đó dij là bậc của các phần tử trong một hệ sinh tối tiểu thuần nhất

của môđun xoắn thứ i. Kết quả sau đây được D. Mumford [30] phát biểu

cho iđêan và được Eisenbud-Goto [15] mở rộng ra cho môđun.

Định lý 1.1.2. ([15, Proposition 1.1 và Theorem 1.2]) Giả sử R = S/I . Khi

đó

reg(E) = max{dij − i|i = 0, ..., q và j = 1, ..., βi}.

Như vậy trong trường hợp này, Định lý 1.1.2 nói rằng reg(E) cho chúng

ta một chặn trên cho tất cả các bậc sinh của các môđun xoắn của R. Đây

là một ý nghĩa quan trọng của chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford. Ta

biết rằng bậc cực đại của một hệ sinh tối tiểu thuần nhất của E là một bất

biến, ký hiệu là ∆(E). Kết quả sau đây là một trường hợp riêng của nhận

xét vừa nêu, nhưng vẫn đúng khi R không phải là vành thương của vành đa

thức.
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Định lý 1.1.3. (Xem [5, Theorem 15.3.1])

∆(E) ≤ reg(E).

Sau đây là một số kết quả cơ bản thường được sử dụng trong nghiên

cứu về chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford. Bổ đề đầu tiên là của G.

Castelnuovo phát biểu cho lược đồ (chẳng hạn xem [14, theorem 20.18]) và

sau đó mở rộng cho môđun (chẳng hạn xem [31, Lemma 2.1]).

Bổ đề 1.1.4. (Castelnuovo) Giả sử ∆(E) ≤ p. Nếu H i
R+

(E)p+1−i = 0 với

mọi i ≥ 0 thì reg(E) ≤ p

Bổ đề 1.1.5. (Xem [14, Corollary 20.19] và [21, Lemma 3.1]) Cho dãy

khớp

0 −→ P −→M −→ N −→ 0,

của các R-môđun hữu hạn sinh của các đồng cấu thuần nhất. Khi đó

(i) reg(P ) ≤ max{reg(M), reg(N)+1}. Đẳng thức xảy ra nếu reg(M) 6=
reg(N).

(ii) reg(M) ≤ max{reg(P ), reg(N)}. Đẳng thức xảy ra nếu reg(N) 6=
reg(P )− 1 hoặc nếu Pn = 0 với n� 0.

(iii) reg(N) ≤ max{reg(P ) − 1, reg(M)}. Đẳng thức xảy ra nếu

reg(M) 6= reg(P ). Hơn nữa nếu Pn = 0 với n� 0 thì reg(N) ≤ reg(M).

1.2 Phần tử lọc chính quy

Nếu z ∈ R1 là phần tử E-chính quy (0E : z = 0) thì ta có dãy khớp

0 −→ E(−1)
z−→ E −→ E/zE −→ 0.

áp dụng Bổ đề 1.1.5 ta thu được hệ quả sau đây.

Hệ quả 1.2.1. (Xem [14, Proposition 20.20]) Nếu z ∈ R1 là phần tử E-

chính quy thì

reg(E) = reg(E/zE).
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Tuy nhiên phần tử E-chính quy không phải bao giờ cũng tồn tại. Do đó

người ta thường quan tâm khái niệm sau đây.

Định nghĩa 1.2.2. (Xem [5, Definition 18.3.7]) Phần tử thuần nhất z ∈ R
được gọi là phần tử E-lọc chính quy (lọc chính quy trên E) nếu (0E : z)n = 0

với n� 0. Các phần tử thuần nhất z1, ..., zn gọi là dãy lọc chính quy trên

E nếu zi là E/(z1, ..., zi−1E)-lọc chính quy với mọi 1 ≤ i ≤ n.

Nếu (R0,m0) là vành địa phương với trường thặng dư R0/m0 vô hạn thì

luôn luôn tồn tại phần tử z ∈ R1 sao cho z là E-lọc chính quy (xem [45],

[5], [48]).

Nếu R0 có trường thặng dư hữu hạn, ta đặt R′0 := R0[X]m0R0[X] là địa

phương hóa của vành đa thức R0[X] tại iđêan nguyên tố m0R0[X]. Khi đó,

R′ = R ⊗R0
R′0 là đại số phân bậc chuẩn trên trường thặng dư vô hạn và

E ′ = E ⊗R0
R′0 lµ R

′-môđun hữu hạn sinh. Theo [5, Remarks 15.2.2 (iv)]

ta có

H i
R+

(E)n ⊗R0
R′ ∼= H i

R′+(E ′)n,

với i ≥ 0. Từ đây suy ra reg(E ′) = reg(E). Vì vậy ta luôn giả sử rằng

trường thặng dư của vành cơ sở là vô hạn mà vẫn không làm mất tính tổng

quát của nó. Khi đó, ta có dãy bất đẳng thức sau:

Bổ đề 1.2.3. (Xem [5, Exercise 15.2.15 (iv) và Proposition 18.3.11]) Giả sử

z ∈ R1 là phần tử E-lọc chính quy. Cho l ≥ 1. Khi đó,

regl(E/zE) ≤ regl(E) ≤ regl−1(E/zE) ≤ regl−1(E).

Ngoài ra, ta còn có đẳng thức

Bổ đề 1.2.4. ([14, Proposition 20.20]) Giả sử z ∈ R1 là phần tử E-lọc chính

quy. Khi đó,

reg(E) = max{a0(E), reg(E/zE)}.
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1.3 Hệ số Hilbert

Hàm Hilbert của E là một hàm hE : Z −→ N được xác định bởi

hE(n) := `R0
(En).

Hilbert đã chứng minh được rằng nếu E là R-môđun hữu hạn sinh có

chiều d ≥ 1 thì tồn tại một đa thức pE(x) ∈ Q[x] có bậc d − 1 sao cho

hE(n) = pE(n) với n đủ lớn. Đa thức pE(x) ở trên được gọi là đa thức

Hilbert của E. Đa thức này được viết duy nhất dưới dạng:

pE(x) =
d−1∑
i=0

(−1)iei(E)

(
x+ dư i− 1

dư i− 1

)
.

Ta gọi e0(E), ..., ed−1(E) là hệ số Hilbert của E. Đây là các số nguyên

trong đó có e0(E) > 0. Khi đó, số bội e(E) của E được định nghĩa như

sau:

e(E) :=

{
e0(E) nếu d > 0,

`(E) nếu d = 0.

Nếu E là môđun phân bậc Cohen-Macaulay thì e(E) và reg(E) có mối

quan hệ sau đây.

Bổ đề 1.3.1. (Xem [26, Lemma 2.2]) Nếu E là môđun phân bậc Cohen-

Macaulay thì

reg(E) ≤ e(E) + ∆(E)− 1.

Chúng ta thường hay sử dụng công thức Grothendieck-Serre sau đây:

Định lý 1.3.2. (Xem [28, Lemma 1.3] hoặc [6, Theorem 4.3.5]) Với mọi số

nguyên n ta có

hE(n)− pE(n) =
d∑
i=0

(−1)i`(H i
R+

(E)n). (1.1)

Từ định nghĩa chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford và Định lý 1.3.2

ta thu được hệ quả sau đây:
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Hệ quả 1.3.3. hE(n) = pE(n) với mọi n ≥ reg(E) + 1.

Kết quả sau đây cho phép ước lượng reg1(E) thông qua hàm Hilbert và

đa thức Hilbert của môđun E.

Định lý 1.3.4. (Xem [26, Theorem 2.7]) Cho dim(E) ≥ 1. Giả sử z ∈ R1

là phần tử E-lọc chính quy sao cho ∆(E/zE) ≤ m. Nếu reg1(R/zR) ≤ m

thì reg1(E) ≤ m + pE(m) − hE/L(m), trong đó L là môđun con lớn nhất

của E có độ dài hữu hạn.

1.4 Môđun lọc

Cho A là vành Noether địa phương với trường thặng dư k := A/m và M

là A-môđun hữu hạn sinh. Trước hết, chúng tôi nhắc lại một số khái niệm

vÒ m«®un lọc (xem [4, Section III.3], [3, Chapter 10] và [36, Chapter 1]).

Định nghĩa 1.4.1. Cho I là một iđêan thực sự của A. Một dãy các môđun

con của M

M : M = M0 ⊇M1 ⊇M2 ⊇ · · · ⊇Mn ⊇ · · ·

được gọi là I-lọc của M nếu IMi ⊆ Mi+1 với mọi i. Một I-lọc được gọi

là một I-lọc tốt nếu IMi = Mi+1 với i� 0. Môđun M có một I-lọc được

gọi là môđun lọc.

Để đưa ra các ví dụ, ta nhắc lại bổ đề Artin-Rees.

Bổ đề 1.4.2. (Xem [29, Theorem 8.5]) Cho M là A-môđun hữu hạn sinh,

N là môđun con của M và I là một iđêan của A. Khi đó tồn tại một số

nguyên dương c sao cho với mọi n > c ta có

InM ∩N = In−c(IcM ∩N).

Ví dụ 1.4.3. (i) Lọc I-adic {InM}n≥0 là I-lọc tốt.

(ii) Dãy A ⊃ m ⊃ mI ⊃ mI2 ⊃ · · · là I-lọc tốt của môđun A.
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(iii) Giả sử M là I-lọc tốt. Nếu N là một môđun con của M thì theo Bổ

đề 1.4.2, ta có dãy {N ∩Mn}n≥0 là I-lọc tốt của N và được kí hiệu

là M∩N . Ta cũng có dãy {Mn +N/N}n≥0 là I-lọc tốt của M/N và

được kí hiệu là M/N .

Nhận xét 1.4.4. Giả sử F = {Fn}n≥0 là một họ các iđêan của A. F gọi

là một I-lọc các iđêan của A nếu F0 = A ⊇ F1 ⊇ F2 ⊇ ... ⊇ Fn ⊇ ...,

IFi ⊆ Fi+1 và Fi.Fj ⊆ Fi+j với mọi i, j ≥ 0. Như vậy khái niệm lọc của

môđun khác với khái niệm lọc các iđêan xét như môđun của vành. Bởi vì,

lọc ở Ví dụ 1.4.3 (ii) là I-lọc của môđun A nhưng không phải là I-lọc các

iđêan của A với I 6= m, do m2 6⊆ mI .

Trong luận án, chúng tôi luôn giả thiết I là iđêan m-nguyên sơ và M là

I-lọc tốt.

Định nghĩa 1.4.5. Môđun phân bậc liên kết đối với lọc M được xác định

bởi công thức

G(M) :=
⊕
n≥0

Mn/Mn+1.

Đặc biệt, nếu M là {InM}n≥0 thì ta viết GI(M) := G(M). Đôi khi ta

cũng nói G(M) là môđun phân bậc liên kết của môđun lọc M .

Đây là môđun phân bậc hữu hạn sinh trên vành phân bậc chuẩn GI(A) :=

⊕n≥0I
n/In+1 với dim(G(M)) = dim(M) (xem [6, Theorem 4.4.6]).

Định nghĩa 1.4.6. (Xem [6] và [34]). Giả sử J ⊆ I là các iđêan của A.

Iđêan J được gọi là rút gọn của I ứng với lọc M nếu có một số nguyên

không âm n0 sao cho Mn+1 = JMn với mọi n ≥ n0. Một rút gọn của I

ứng với lọc M được gọi là rút gọn tối tiểu của I ứng với lọc M nếu nó

không thực sự chứa một rút gọn nào khác của I ứng với lọc M.
Đặc biệt, nếu M là lọc I-adic {In}n≥0 thì iđêan J thường được gọi là

rút gọn của I . Một rút gọn của I được gọi là rút gọn tối tiểu của I nếu nó

không thực sự chứa một rút gọn nào khác của I .
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Định nghĩa 1.4.7. ([36, Chapter 4]) Số rút gọn của I-lọc tốt M là số

r(M) := min{t ≥ 0 |Mn+1 = IMn với mọi n ≥ t}.

Ví dụ, nếu M là lọc I-adic {InM}n≥0 thì r({InM}n≥0) = 0. Chú ý

rằng r := r(M) luôn luôn hữu hạn và Mr+j = IjMr với mọi j ≥ 0. Điều

đó có nghĩa là {Mn}n≥r là lọc I-adic của Mr. Ta có thể thấy r là bậc sinh

lớn nhất của G(M) xét như là môđun phân bậc trên G.

Ta gọi HM(n) = `(M/Mn+1) là hàm Hilbert-Samuel của M ứng với lọc

M. Từ tính chất HM(n) = `(M/In+1−rMr) với mọi n ≥ r, hàm số này là

một đa thức - gọi là đa thức Hilbert-Samuel và được kí hiệu bởi PM(n) -

với n� 0. Đa thức Hilbert-Samuel PM(n) được viết duy nhất dưới dạng

PM(n) =
d∑
i=0

(−1)iei(M)

(
n+ dư i
dư i

)
. (1.2)

Các số nguyên ei(M) được gọi là hệ số Hilbert của M (xem [36, Chapter

1]). Khi M = {InM}n≥0, HM(n), PM(n) và ei(M) tương ứng thường được

kí hiệu bởi HI,M(n), PI,M(n) và ei(I,M).

Nhận xét 1.4.8. Chú ý rằng ei(M) = ei(G(M)) với 0 ≤ i ≤ d−1 và ei(M)

phụ thuộc vào các lọc. Tuy nhiên riêng e0(M) không phụ thuộc vào việc

chọn lọc, tức là e0(M) = e0(I,M) (xem [3, Proposition 11.4 (iii)]).

Ngoài ra ta thấy

HM(n) =
n∑
j=0

hG(M)(j). (1.3)

Sử dụng đẳng thức này và Hệ quả 1.3.3 ta nhận được kết quả sau. Kết quả

này đã được chứng minh cho lọc I-adic trong [26].

Bổ đề 1.4.9. PM(n) = HM(n) với mọi n ≥ reg(G(M)).

Chứng minh. Đặt m := reg(G(M)). Theo công thức (1.3) và Hệ quả 1.3.3,

với mọi n ≥ m ta có

HM(n) =
m∑
i=0

hG(M)(i) +
n∑

i=m+1

hG(M)(i) =
m∑
i=0

hG(M)(i) +
n∑

i=m+1

pG(M)(i)
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là đa thức. Đa thức này phải là PM(n). Điều này dẫn đến PM(n) = HM(n)

với mọi n ≥ reg(G(M)).

Bổ đề 1.4.10. [6, Corollary 4.5.10] Giả sử A có trường thặng dư vô hạn, I

là iđêan m-nguyên sơ bất kỳ. Khi đó tồn tại một hệ tham số x1, ..., xd ∈ Q
của M sao cho Q = (x1, ..., xd) và Q là rút gọn tối tiểu của I . Hơn nữa

e(Q,M) = e(I,M).

Mỗi phần tử x ∈ A có ảnh tự nhiên trong GI(A) gọi là phần tử khởi

đầu, kí hiệu là x∗ ∈ GI(A). Chú ý x∗ ∈ Ir/Ir+1, trong đó r là số lớn nhất

sao cho x ∈ Ir\Ir+1.

Tương tự như lập luận trong Mục 1.2 ta luôn giả thiết k vô hạn. Khi

đó luôn tồn tại phần tử x ∈ I\mI sao cho x∗ ∈ I/I2 là phần tử G(M)-lọc

chính quy.

Các kết quả sau đây đã được trình bày trong [46] cho trường hợp lọc

I-adic. Các kết quả này vẫn còn đúng cho môđun lọc và chứng minh dưới

đây tương tự như trong [46].

Bổ đề 1.4.11. Cho x ∈ I \ mI . Khi đó x∗ là một phần tử lọc chính quy

trên G(M) khi và chỉ khi (Mn+2 : x) ∩Mn = Mn+1 với mọi n� 0.

Chứng minh. "=⇒" Giả sử x∗ là phần tử lọc chính quy trên G(M). Khi đó

với n� 0 ta có (0G(M) : x∗)n = 0 . Ta nhận thấy (Mn+2 : x)∩Mn ⊇Mn+1

là hiển nhiên. Do đó ta chỉ cần chứng minh (Mn+2 : x)∩Mn ⊆Mn+1. Giả

sử tồn tại phần tử y ∈ (Mn+2 : x) ∩Mn và y /∈ Mn+1. Suy ra xy ∈ Mn+2

và y ∈ Mn\Mn+1. Vì vậy, 0 6= y∗ ∈ Mn/Mn+1 và x∗y∗ = xy +Mn+2 = 0.

Từ đó dẫn đến 0 6= y∗ ∈ (0G(M) : x∗)n. Điều này là mâu thuẫn với

(0G(M) : x∗)n = 0. Vậy ta nhận được (Mn+2 : x)∩Mn = Mn+1 mọi n� 0.

"⇐=" Giả sử với n � 0 ta có (Mn+2 : x) ∩ Mn = Mn+1. Lấy bất

kì phần tử y∗ = y + Mn+1 ∈ (0G(M) : x∗)n, trong đó y ∈ Mn. Do đó

x∗y∗ = 0. Vì vậy xy ∈ Mn+2, nghĩa là y ∈ (Mn+2 : x). Dẫn đến

y ∈ (Mn+2 : x) ∩Mn = Mn+1. Vì vậy (0G(M) : x∗)n = 0 với mọi n � 0.

Do vậy x∗ là phần tử lọc chính quy trên G(M).

17



Bổ đề 1.4.12. Cho x ∈ I \ mI và x∗ là một phần tử lọc chính quy trên

G(M). Khi đó xM ∩Mn = xMn−1 với n� 0.

Chứng minh. Nhận thấy xM ∩Mn ⊇ xMn−1. Để chứng minh chiều ngược

lại ta cần chứng minh Mn : x = Mn−1 + (0M : x) với n� 0. Hiển nhiên ta

có Mn : x ⊇Mn−1 + (0M : x). Vì M là I-lọc tốt, nên với n� 0 tồn tại số

nguyên r sao cho Mn = In−rMr. Suy ra

xMr ∩Mn = In−rMr ∩ xMr.

Theo Bổ đề 1.4.2 với n� 0 tồn tại số nguyên c sao cho

In−rMr ∩ xMr = In−r−c(IcMr ∩ xMr) ⊆ xIn−r−cMr = xMn−c.

Suy ra Mn : x ⊆ (0Mr
: x) + Mn−c ⊆ (0M : x) + Mn−c. Theo Bổ đề 1.4.11

ta có (Mm+1 : x) ∩Mm−1 = Mm với m � 0. áp dụng công thức này với

n đủ lớn cho m = n− c+ 2, ..., n ta được

(Mn : x) ∩Mn−c = (Mn : x) ∩Mn−c+1 = ... = (Mn : x) ∩Mn−1 = Mn−1.

Dẫn đến

Mn : x ⊆ ((0M : x) +Mn−c) ∩ (Mn : x) = (0M : x) +Mn−1.

Vậy Mn : x = Mn−1 + (0M : x) với n � 0. Khi đó ta suy ra được

xM ∩Mn ⊆ xMn−1 với n� 0. Đây là điều phải chứng minh.

Bổ đề 1.4.13. Cho M là một I-lọc tốt của M và x ∈ I \mI sao cho phần

tử khởi đầu x∗ ∈ GI(A) là M-lọc chính quy. Khi đó

reg(G(M/xM)) ≤ reg(G(M)).

Chứng minh. Xét dãy khớp

0→ T → G(M)/x∗G(M)→ G(M/xM))→ 0, (1.4)

trong đó T :=
⊕

n≥0
xM∩Mn

xMn−1+xM∩Mn+1
. Theo Bổ đề 1.4.12 ta có xM ∩Mn =

xMn−1 với n � 0. Do vậy `(T ) < +∞. Theo Bổ đề 1.1.5 (iii) và Bổ đề
1.2.3 ta nhận được

reg(G(M/xM)) ≤ reg(G(M)/x∗G(M)) ≤ reg(G(M)).
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Bổ đề 1.4.14. Cho x ∈ I \mI là một phần tử sao cho x∗ là lọc chính quy

trên G(M) và đặt a := reg(G(M)). Khi đó

(i) r(M) ≤ a.

(ii) xM ∩Mn = xMn−1 với mọi n ≥ a+ 1.

(iii) Mn+1 : x = Mn + (0M : x) và (0M : x) ∩Mn+1 = 0 với mọi n ≥ a.

Chứng minh. Như đã nêu trước đây, r(M) là bậc sinh lớn nhất của G(M).

áp dụng Định lý 1.1.3 ta nhận được (i).

Xét dãy khớp (1.4). Do `(T ) < +∞ và Bổ đề 1.4.13, ta thu được

a0(T ) ≤ reg(G(M)). Vì vậy ta phải có Tn = 0 với mọi n ≥ a + 1.

Từ điều này dẫn đến xM ∩Mn ⊆ xMn−1 + Mn+1. Suy ra xM ∩Mn =

xMn−1 +xM ∩Mn = xMn−1 +xM ∩Mn+1 = xMn−1 +xM ∩Mn+2 = ....

Sử dụng Bổ đề 1.4.12 ta nhận được (ii).

(iii) a) Chứng minh Mn+1 : x = Mn + (0M : x) với mọi n ≥ a.

Rõ ràng là Mn + (0M : x) ⊆ Mn+1 : x. Giả sử y là phần tử bất kỳ của

Mn+1 : x. Khi đó xy ∈ xM ∩Mn+1. Theo (ii) ta có xM ∩ In+1M = xInM

với mọi n ≥ a. Do đó xy = xz với z ∈ Mn nào đó với mọi n ≥ a.

Từ đây dẫn đến y − z ∈ (0M : x). Suy ra y ∈ Mn + (0M : x) với mọi

n ≥ a. Vì vậy Mn+1 : x ⊆ Mn + (0M : x) với mọi n ≥ a. Ta thu được

Mn+1 : x = Mn + (0M : x) với mọi n ≥ a.

b) Chứng minh (0M : x) ∩Mn+1 = 0 với mọi n ≥ a. Giả sử 0 6= z ∈
(0M : x)∩Mn+1. Khi đó ta có z ∈Mn+1 và zx = 0. Vì 0 6= z ∈Mn+1 nên

tồn tại số nguyên m ≥ n+1 sao cho z ∈Mm\Mm+1 nghĩa là deg(z∗) = m.

Ngoài ra, vì zx = 0 nên z∗x∗ = 0. Suy ra z∗ ∈ (0G(M) : x∗) ⊆ H0
G+

(G(M)).

Vì deg(z∗) = m ≥ a + 1 nên z∗ = 0. Dẫn đến z ∈ Mm+1. Mâu thuẫn với

z ∈Mm\Mm+1. Vậy Mn+1 : x = Mn + (0M : x) với mọi n ≥ a.
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Chương 2

Chặn trên theo bậc mở rộng và độ dài
của môđun đối đồng điều địa phương

Trong chương này, chúng tôi sẽ đưa ra một số chặn trên cho chỉ số chính

quy Castelnuovo-Mumford của môđun phân bậc liên kết reg(G(M)) theo

bậc mở rộng hoặc theo độ dài của môđun đối đồng điều địa phương của

một số môđun thương của môđun M ban đầu. Trường hợp M là môđun

phân bậc chúng tôi thiết lập chặn cho reg(G(M)) theo reg(M).

2.1 Chặn trên theo bậc mở rộng

Trong luận án, nếu không nói gì khác, ta luôn giả thiết A là vành Noether

địa phương với trường thặng dư vô hạn k := A/m, M là A-môđun hữu hạn

sinh, I là iđêan m-nguyên sơ và M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M .

Chúng tôi quan tâm đến chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

của G(M) như là một môđun trên GI(A). Trong trường hợp lọc m-adic của

A, tức là đối với Gm(A), vấn đề này được Rossi-Trung-Valla giải quyết

(xem [37]). Sau đó C. H. Linh giải quyết cho trường hợp lọc I-adic của

môđun tùy ý (xem [26]). Các chặn đưa ra dựa theo một đại lượng được gọi

là bậc mở rộng của M ứng với I (xem [26, Theorem 4.4]). Khái niệm bậc

mở rộng đầu tiên được Doering-Gunston-Vasconcelos [10] và Vasconcelos

[47] đưa ra nhằm đo độ phức tạp về cấu trúc của môđun phân bậc. Sau

đó, Rossi-Trung-Valla [37] và C. H. Linh [26] phát biểu cho trường hợp địa
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phương. Trong các khái niệm và ví dụ dưới đây, ta xét một trong hai trường

hợp:

(i) M là môđun hữu hạn sinh trên vành địa phương Noether (A,m) và I

là iđêan m-nguyên sơ.

(ii) M = ⊕n∈ZMn là A-môđun phân bậc hữu hạn sinh và I là iđêan

m-nguyên sơ thuần nhất của A, trong đó A = ⊕n≥0An là đại số

phân bậc chuẩn Noether trên vành địa phương Artin (A0,m0) và m :=

m0 ⊕ (⊕n≥1An) là iđêan cực đại thuần nhất của A.

Định nghĩa 2.1.1. Ta ký hiệuM(A) là tập hợp các A-môđun hữu hạn sinh.

Một khái niệm có tính tổng quát ( notion of genericity) trênM(A) ứng với

I là một hàm

U(I,−) : {lớp đẳng cấu củaM(A)} −→ {tập con khác rỗng của I\mI}
thỏa mãn các tính chất sau với mỗi môđun M :

• Giả sử x−y ∈ mI . Lúc đó, x ∈ U(I,M) nếu và chỉ nếu y ∈ U(I,M).

• Tập hợp U(I,M) ⊆ I\mI chứa tập con mở khác rỗng.

• Nếu depth(M) > 0 và x ∈ U(I,M) thì x là phần tử chính quy trên

M .

Với mỗi x ∈ U(I,M) ta nói x là phần tử tổng quát của M ứng với I .

Tương tự một hệ tham số tổng quát x1, ..., xd ứng với I là một hệ tham số của

M sao cho x1 ∈ U(I,M) và với i = 2, ..., d, xi ∈ U(I,M/(x1, ..., xi−1)M).

Định nghĩa 2.1.2. Một bậc mở rộng D(I,M) của M ứng với iđêan m-

nguyên sơ I là một hàm số thoả mãn các tính chất sau:

(i) D(I,M) = D(I,M/L) + `(L), trong đó L := H0
m(M).

(ii) D(I,M) ≥ D(I,M/xM) với mọi phần tử tổng quát x ∈ I \mI trên
M .

(iii) D(I,M) = e(I,M) nếu M là A-m«®un Cohen-Macaulay, trong đó

e(I,M) là số bội của M ứng với I.
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Ví dụ 2.1.3. Cho A là ảnh đồng cấu của một vành Gorenstein S chiều n và

M ∈ M(A) với dim(M) = d. Ta định nghĩa bậc đồng điều của M ứng

với iđêan I , ký hiệu là hdeg(I,M), bằng quy nạp theo d như sau:

Khi d = 0 thì hdeg(I,M) := `(M).

Khi d > 0, vì dim Exts+i+1−d
S (M,S) ≤ dư i− 1 nên ta đặt

hdeg(I,M) := e(I,M) +
d−1∑
i=0

(
dư 1

i

)
hdeg(I,Exts+i+1−d

S (M,S)). (2.1)

Nếu A không là ảnh đồng cấu của vành Gorenstein thì ta đặt

hdeg(I,M) := hdeg(I,M ⊗A Â),

trong đó Â là ký hiệu vành m-adic đầy đủ của A. Khi đó hdeg(I,M) là

một bậc mở rộng của M ứng với iđêan I (xem [47, Proposition 9.4.4]).

Đối với môđun lọc, kết quả của C. H. Linh [26, Theorem 4.4] được mở

rộng như sau:

Định lý 2.1.4. Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với dim(M) = d ≥ 1,

M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M và D(I,M) là một bậc mở rộng tuỳ ý

của M ứng với I . Đặt r := rI(M). Khi đó

(i) reg(G(M)) ≤ D(I,M) + r − 1 nÕu d = 1,

(ii) reg(G(M)) ≤ [D(I,M) + r + 1]3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 2.

Nhận xét 2.1.5. Chú ý rằng chặn trên trong (ii) là đơn giản hơn và trong

trường hợp tổng quát tốt hơn một ít so với [26, Theorem 4.4]. Chứng minh

tương tự như [26], nhưng ta cần một số thay đổi. Lý do chính cho một số

thay đổi là không giống như trường hợp I-adic, môđun G(M) không sinh

bởi các phần tử bậc 0 mà sinh bởi các phần tử có bậc lớn nhất là r(M).

Bổ đề 2.1.6. (Singh's formula, xem [36, Lemma 1.6]) Cho x ∈ I . Khi đó
với mọi n ≥ 0 ta có

hG(M)(n) = HM/xM(n)− `(Mn+1 : x/Mn).
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Bổ đề 2.1.7. Giả sử x ∈ I \ mI sao cho phần tử khởi đầu x∗ của x trong

GI(A) là phần tử lọc chính quy trên G(M). Đặt N := M/xM . Khi đó

pG(M)(n) ≤ HI,N(n)

với n ≥ reg(G(M/xM)).

Chứng minh. áp dụng Bổ đề 2.1.6 ta có

hG(M)(n) = HM/xM(n)− `(Mn+1 : x/Mn).

Sử dụng Bổ đề 1.4.14 (iii) ta nhận được

pG(M)(n) ≤ HM/xM(n)

với n ≥ reg(G(M/xM)). Từ In+1M ⊆Mn+1 ta có

HM/xM(n) = `(M/Mn+1 + xM) ≤ `(M/In+1M + xM) = HI,N(n).

Gọi Q ⊆ I là một rút gọn của I . Mệnh đề thứ hai trong kết quả dưới

đây là của C. H. Linh [26, Theorem 3.6]. Tuy nhiên chứng minh của chúng

tôi đưa ra ngắn hơn nhiều.

Bổ đề 2.1.8. Giả sử dim(M) = d ≥ 1 và I là iđêan m-nguyên sơ. Khi đó

(i) `(M/In+1M) ≤
(
n+d
d

)
`(M/QM), ở đây Q là một iđêan rút gọn tối

tiểu của I(A/Ann(M)),

(ii) `(M/In+1M) ≤
(
n+d
d

)
D(I,M).

Chứng minh. (i) Cho Q = (x1, ..., xd). Sử dụng toàn cấu

B := (M/QM)[x1, ..., xd] −→
⊕
n≥0

QnM/Qn+1M,

ta nhận được

`(M/In+1M) ≤ `(M/Qn+1M) ≤
i=n∑
i=0

`(Bi) ≤
(
n+ d

d

)
`(M/QM).
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(ii) Ta có thể chọn x1, ..., xd ∈ I sao cho xi là một phần tử tổng quát

trên M/(x1, ..., xi−1)M . Khi đó Q = (x1, ..., xd) là một rút gọn tối tiểu của

I(A/Ann(M)). áp dụng (ii) và (iii) của Định nghĩa 2.1.2 ta nhận được

D(I,M) ≥ D(I,M/(x1, ..., xd)M) = `(M/(x1, ..., xd)M) = `(M/QM).

Từ đây ta thấy (ii) là hệ quả của (i).

Kết quả sau đã được chứng minh cho trường hợp vành (xem [20, Theorem

5.2]), nhưng nó vẫn còn đúng cho môđun lọc.

Bổ đề 2.1.9. [20, Theorem 5.2] Cho M là A-môđun hữu hạn sinh sao cho

depth(M) > 0. Khi đó

a0(G(M)) ≤ a1(G(M))− 1.

Chứng minh. Đặt

R :=
⊕
n≥0

In và R(M) :=
⊕
n≥0

Mn.

Xét dãy khớp:

0 −→ R(M)+(1) −→ R(M) −→ G(M) −→ 0.

Chú ý rằng theo [5, Theorem 4.2.1] ta có H i
R+

(G(M)) = H i
G+

(G(M)). VÌ

depth(M) > 0 nên H0
R+

(R(M)) = 0. Ta thu được dãy khớp:

0→ H0
R+

(G(M))n → H1
R+

(R(M))n+1 → H1
R+

(R(M))n → H1
R+

(G(M))n.

Từ dãy khớp trên ta có toàn cấu

H1
R+

(R(M))n+1 −→ H1
R+

(R(M))n −→ 0

với mọi n ≥ a1(G(M)) + 1. Vì H1
R+

(R(M))n+1 = 0 với n� 0 nên ta phải

có H1
R+

(R(M))n = 0 với n ≥ a1(G(M)). Suy ra H0
R+

(G(M))n = 0 với

mọi n ≥ a1(G(M))− 1. Điều này dẫn đến

a0(G(M)) ≤ a1(G(M))− 1.
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Một hệ quả ngay lập tức từ bổ đề này là:

Hệ quả 2.1.10. Giả sử M là A-môđun hữu hạn sinh với depth(M) > 0.

Khi đó

reg(G(M)) = reg1(G(M)).

Kết quả tiếp theo là mở rộng của [26, Lemma 4.3] cho trường hợp lọc.

Bổ đề 2.1.11. Đặt M := M/H0
m(M). Kí hiệu lọc M/H0

m(M) của M là

M. Khi đó

reg(G(M)) ≤ max{reg(G(M)); r(M)}+ `(H0
m(M)).

Chứng minh. Đặt L := H0
m(M), r := r(M) và

K :=
⊕
n≥0

(Mn+1 +Mn ∩ L)/Mn+1
∼=
⊕
n≥0

Mn ∩ L
Mn+1 ∩ L

.

Vì M là I-lọc tốt, nên với n � 0 tồn tại số nguyên r sao cho Mn+1 =

In+1−rMr ⊆ In+1−rM. Theo Bổ đề 1.4.2 tồn tại số nguyên c sao cho

Mn+1 ∩ L ⊆ In+1−rM ∩ L ⊆ In+1−r−cL = 0

với n� 0. Suy ra `(K) = `(L). Xét dãy khớp sau:

0 −→ K −→ G(M) −→ G(M) −→ 0. (2.2)

Đặt ε := max{reg(G(M)); r(M)}. Khi đó tồn tại số nguyên m

ε+ 1 ≤ m ≤ ε+ `(L) + 1

sao cho Km = 0. Do m > reg(G(M)), theo dãy khớp (2.2) ta thấy rằng

H i
GI(A)+(G(M))m−i = 0 với mọi i ≥ 0.

Chú ý rằng G(M) được sinh trên GI(A) bởi các phần tử bậc ≤ r(M) ≤
m−1. Sử dụng Bổ đề 1.1.4 ta nhận được reg(G(M)) ≤ m−1 ≤ ε+`(L).
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Chứng minh của Định lý 2.1.4. Đặt G := GI(A), L := H0
m(M) và x ∈

I \mI sao cho phần tử khởi đầu x∗ trong G là phần lử lọc chính quy trên

G(M). Đặt M := M/L. Sử dụng Bổ đề 2.1.11 ta có

reg(G(M)) ≤ max{reg(G(M)); r}+ `(L).

áp dụng (i) của Định nghĩa 2.1.2 ta được D(I,M) = D(I,M) + `(L). Do

đó, ta chỉ cần chứng minh các mệnh đề sau:

(i') reg(G(M)) ≤ D(I,M) + r − 1 nÕu d = 1,

(ii') reg(G(M)) ≤ [D(I,M) + r + 1]3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 2.

Thay M bằng M , chúng ta có thể giả sử depth(M) > 0. Đặt D :=

D(I,M). Theo Hệ quả 2.1.10 ta có

reg(G(M)) = reg1(G(M)). (2.3)

Nếu d = 1 thì M là m«®un Cohen-Macaulay. G(M) là G-m«®un chiều

một sinh bởi các phần tử bậc cao nhất là r. Sử dụng đẳng thức (2.3) và Bổ

đề 1.3.1 ta nhận được

reg(G(M)) = reg1(G(M)) ≤ e(G(M)) + r − 1 = e(I,M) + r − 1.

Dấu bằng cuối cùng suy ra từ Nhận xét 1.4.8. Theo Định nghĩa 2.1.2 (ii)

ta nhận được reg(G(M)) ≤ D + r − 1.

Chú ý rằng r(M/xM) ≤ r và D > 0. Nếu d ≥ 2, đặt N := M/xM và

m := max{r; reg(G(M/xM))}. Sử dụng dãy khớp (1.4) và Bổ đề 1.4.14
(ii) ta nhận được

reg1(G(M)/x∗G(M)) = reg1(G(M/xM)).

Suy ra

reg1(G(M)/x∗G(M)) ≤ m.

Vì G(M) được sinh bởi các phần tử có bậc cao nhất là r ≤ m, theo Định

lý 1.3.4 ta có

reg1(G(M)) ≤ m+ pG(M)(m).
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Sử dụng Bổ đề 2.1.7 và Bổ đề 2.1.8 (ii) và bất đẳng thức D(I,N) ≤ D, ta

thu được

reg1(G(M)) ≤ m+D(I,N)

(
m+ dư 1

dư 1

)
≤ m+D

(
m+ dư 1

dư 1

)
. (2.4)

Nếu d = 2, sử dụng (i) của định lý ta nhận được

m := max{r; reg(G(M/xM))} ≤ D(I,N) + r − 1 ≤ D + r − 1.

Do r ≥ 0, áp dụng công thức (2.3) và (2.4) ta nhận được

reg(G(M)) = reg1(G(M)) ≤ m+D(m+ 1)

≤ D2 + (r + 1)D + r − 1 ≤ (D + r + 1)2 − 2.

Cho d ≥ 3. Trường hợp m = 0 là tầm thường. Vì vậy ta có thể giả sử

m > 0. áp dụng công thức (2.4) ta đạt được

reg1(G(M)) ≤ m+D

(
m+ dư 1

dư 1

)
≤ D(m+ 1)dư1 − 1. (2.5)

Từ giả thiết quy nạp ta có thể giả sử rằng

m ≤ [D(I,N) + r + 1]3(d−2)!−1 − d+ 1 ≤ (D + r + 1)3(d−2)!−1 − d+ 1.

Sử dụng công thức (2.3) và (2.5) ta nhận được

reg(G(M)) ≤ [D + r + 1]3(d−1)!−1 − d.

�

2.2 Trường hợp môđun phân bậc

Cho A = ⊕n≥0An là đại số phân bậc chuẩn Noether trên vành địa phương

Artin (A0,m0) với trường thặng dư k := A0/m0 vô hạn. Ta kí hiệu iđêan

cực đại thuần nhất m := m0 ⊕ (⊕n≥1An) của A. Cho M = ⊕n∈ZMn là

A-môđun phân bậc hữu hạn sinh chiều d và M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt

bao gồm các môđun con thuần nhất của M , trong đó I là iđêan m-nguyên
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sơ thuần nhất của A. Kết quả của chúng tôi là chặn trên reg(G(M)) theo

reg(M) và r(M) trong trường hợp A là vành đa thức trên một trường.

Để cho gọn ta đặt hdeg(M) := hdeg(m,M). Bây giờ, ta chặn reg(G(M))

theo r(M) và hdeg(M) bằng cách quy về trường hợp địa phương.

Bổ đề 2.2.1. [27, Lemma 1.3] Giả sử I ⊂ A là một iđêan thuần nhất

m-nguyên sơ và n là số nguyên thỏa mãn mn ⊆ I . Khi đó

hdeg(M) ≤ hdeg(I,M) ≤ nd hdeg(M).

Bổ đề 2.2.2. Cho I ⊂ A là một iđêan thuần nhất m-nguyên sơ. Khi đó

hdeg(Im,Mm) ≤ `(A/I)d hdeg(M).

Chứng minh. Đặt p := `(A/I) = `((A/I)m). Khi đó ta có dãy hợp thành

0 = L0 ⊂ L1 ⊂ ... ⊂ Lp = (A/I)m.

Suy ra mpAm ⊆ Im. Theo Bổ đề 2.2.1 ta có

hdeg(Im,Mm) ≤ pd hdeg(mAm,Mm).

Chú ý rằng đối với một A-môđun phân bậc hữu hạn sinh tuỳ ý E luôn

có e(E) = e(Em). Sử dụng tính chất giao hoán của hàm tử Ext đối với

phép địa phương hoá (xem [38, Theorem 9.50]) cho công thức đệ quy

(2.1), ta nhận được hdeg(mAm,Mm) = hdeg(M). Suy ra hdeg(Im,Mm) ≤
pd hdeg(M).

Định lý 2.2.3. Cho M là một I-lọc tốt của A-môđun phân bậc M chiều

d ≥ 1. Khi đó

(i) reg(G(M)) ≤ `(A/I) hdeg(M) + r(M)− 1 nÕu d = 1,

(ii) reg(G(M)) ≤ [`(A/I)d hdeg(M)+ r(M)+1]3(d−1)!−1−d nÕu d ≥ 2.

Chứng minh. Kí hiệu R = A⊕ I ⊕ I2⊕ ... là đại số Rees của A ứng với I
và R+ = ⊕n≥1I

n. Ta có thể xét G(M) như là một môđun hữu hạn sinh trên

R. Nếu E = ⊕n∈ZEn là một môđun phân bậc trên R, kí hiệu Em và (En)m
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lần lượt là địa phương hoá của E và En như A-môđun ứng với tập nhân

đóng A \m. Khi đó ta có thể xét GI(A) và G(M) như là các môđun phân

bậc trên R. Từ đó ta có (G(M))m
∼= G(Mm) và (GI(A))m

∼= GIm(Am). Do

đó

reg(G(M)) = reg(G(Mm)).

Mặt khác, theo Bổ đề 2.2.2 ta có

hdeg(Im,Mm) ≤ `(A/I)d hdeg(M).

Ta có r(Mm) ≤ r(M). Sử dụng Định lý 2.1.4 cho bậc đồng điều ta nhận

được điều phải chứng minh.

Một hệ quả quan trọng của Định lý 2.2.3 là

Hệ quả 2.2.4. Giả sử I là một iđêan m-nguyên sơ thuần nhất của vành đa

thức A = k[x1, ..., xn] trên một trường k. Khi đó

(i) reg(GI(A)) ≤ `(A/I)− 1 nÕu d = 1,

(ii) reg(GI(A)) ≤ (`(A/I) + 1)3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 2.

Nếu M là môđun phân bậc tuỳ ý trên vành đa thức A thì ta có thể chặn

reg(G(M)) theo reg(M), r(M) và một số bất biến khác của M như sau:

Định lý 2.2.5. Giả sử M là môđun phân bậc hữu hạn sinh chiều d ≥ 1 trên

vành đa thức A = k[x1, ..., xn]. Ký hiệu i(M) là bậc khởi đầu của M (tức

là i(M) = min{p | Mp 6= 0}) và à(M) là số phần tử của một hệ sinh tối

tiểu của M . Khi đó

(i) reg(G(M)) ≤ `(A/I)µ(M)[reg(M)− i(M) +1]n+ r(M)−1 nÕu d = 1,

(ii) reg(G(M)) ≤ [`(A/I)d(µ(M)(reg(M) − i(M) + 1)n)2(d−1)2

+ r(M) +

1]3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 2.

Chứng minh. áp dụng [7, Theorem 5.1] ta nhận được

hdeg(M) ≤
[
µ(M)

(
reg(M)− i(M) + n

n

)]2(dư1)2

≤ [µ(M)(reg(M)− i(M) + 1)n]2
(dư1)2

.
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Sử dụng định lý 2.2.3 ta nhận được các bất đẳng thức nêu ra trong định

lý.

Trong phần còn lại của mục này ta xét trường hợp I là iđêan m-nguyên sơ

sinh bởi các phần tử thuần nhất cùng bậc. Khi đó ta có thể sử dụng phương

pháp của Rossi-Trung-Valla [37] để đưa ra một chặn trên cho reg(G(M))

tốt hơn nhiều so với chặn trên trong định lý 2.2.5 và đúng với mọi vành

phân bậc chuẩn A. Trong trường hợp này, ta có

Bổ đề 2.2.6. Cho i(M) là bậc khởi đầu của M . Đặt M := M/H0
m(M) và

M := M/H0
m(M). Khi đó

reg(G(M)) ≤ max{reg(G(M)); reg(M)− i(M) + r(M)}.

Chứng minh. Như trong chứng minh của Bổ đề 2.1.11, ta có dãy khớp

0 −→ K −→ G(M) −→ G(M) −→ 0, (2.6)

trong đó

K :=
⊕
n≥0

Mn+1 +Mn ∩H0
m(M)

Mn+1

là một môđun có độ dài hữu hạn.

Cho n ≥ reg(M) − i(M) + r + 1, trong đó r := r(M). Chú ý rằng

reg(M) ≥ i(M) và I được sinh bởi các phần tử thuần nhất có bậc ít nhất

là một. Dẫn đến

Mn = In−rMr ⊆ In−rM ⊆
⊕

p≥reg(M)+1

Mp.

Tõ H0
m(M) ⊆ M vµ H0

m(M)p = 0 với mọi p ≥ reg(M) + 1, ta nhận thấy

rằng Mn ∩ H0
m(M) = 0. Bởi vậy Kn = 0. Do đó, từ dãy khớp (2.6) ta

nhận được điều phải chứng minh.

Bổ đề 2.2.7. Giả sử x ∈ I \mI là một phần tử thuần nhất. Giả sử phần tử

khởi đầu x∗ của GI(A) là một phần tử lọc chính quy trên G(M). Khi đó

ta có x là một phần tử lọc chính quy trên M .
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Chứng minh. Phần tử x∗ là lọc chính quy trên G(M), nghĩa là tồn tại n0

sao cho

(Mn+2 : x) ∩Mn =Mn+1 (2.7)

với mọi n ≥ n0. Cho u ∈ (0 :M x)p. Vì M hữu hạn sinh và M/Mn0
có độ

dài hữu hạn nên u ∈ Mn0
khi p � 0. Khi đó, áp dụng công thức (2.7) ta

nhận được

u ∈ (0 :M x) ∩Mn0
⊆ (Mn0+2 : x) ∩Mn0

=Mn0+1.

Bằng quy nạp ta nhận được

u ∈
⋂
q≥n0

Mq =
⋂
q�0

Iq−rMr = 0.

Nghĩa là (0 :M x)p = 0 với p � 0, hay x là phần tử lọc chính quy trên

M .

Bây giờ, ta xét Định lý 2.2.5 trong trường hợp iđêan I sinh bởi các phần

tử thuần nhất cùng bậc. Cụ thể như sau:

Định lý 2.2.8. Giả sử I sinh bởi các phần tử thuần nhất có bậc ∆ ≥ 1.

Cho Q là một rút gọn thuần nhất tối tiểu của I(A/Ann(M)). Ký hiệu

i(M) là bậc khởi đầu của M . Khi đó

(i) reg(G(M)) ≤ `(M/QM) + r(M) + reg(M)− i(M)− 1 nÕu d = 1,

(ii) reg(G(M)) ≤ [`(M/QM)+r(M)+reg(M)−i(M)+(d−1)∆]3(d−1)!−1−
d nÕu d ≥ 2.

Chứng minh. ý chính chứng minh tương tự như chứng minh của Định lý

2.1.4. Theo Bổ đề 2.2.6, ta chỉ cần xét trường hợp depth(M) > 0 là đủ.

Đặt r := r(M).

(i) Nếu d = 1 thì M là môđun Cohen-Macaulay. Sử dụng Bổ đề 1.3.1,

Hệ quả 2.1.10 và Bổ đề 1.4.10 ta nhận được

reg(G(M)) = reg1(G(M)) ≤ e(G(M)) + r − 1

= e(I,M) + r − 1 = e(Q,M) + r − 1 ≤ `(M/QM) + r − 1.
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(ii) Cho d ≥ 2. Ta nhận thấy Q được sinh bởi d phần tử thuần nhất

bậc ∆. Khi đó, ta có thể tìm thấy một hệ sinh tối tiểu {x1, ..., xd} của Q
sao cho phần tử khởi đầu x∗1 trong G là lọc chính quy trên G(M) (xem

[45, Lemma 3.1]). Chú ý rằng tất cả các phần tử x1, ..., xd có bậc ∆ ≥ 1.

Đặt x := x1, khi đó N := M/xM là một môđun phân bậc. Cho m :=

max{r; reg(G(M/xM))}. Sử dụng dãy khớp (1.4) ta nhận được

reg1(G(M)/x∗G(M)) = reg1(G(M/xM)) ≤ m.

Chú ý rằng (x2, ...xd) là một rút gọn tối tiểu của I(A/Ann(N)). áp dụng

Định lý 1.3.4, Bổ đề 2.1.7 và Bổ đề 2.1.8 (i) ta nhận được

reg(G(M)) ≤ m+ `(N/(x2, ..., xd)N)

(
m+ d− 1

dư 1

)
≤ m+ `(M/QM)

(
m+ dư 1

dư 1

)
. (2.8)

Công thức này tương tự như (2.4). Chú ý rằng reg(N) ≤ reg(M) + ∆ −
1, r(M/xM) ≤ r và i(N) ≥ i(M). Cho d = 2. Theo giả thiết quy nạp ta

có

reg(G(M/xM)) ≤ `(N/(x2, ..., xd)N) + r + reg(N)− i(N)− 1

≤ `(M/QM) + r + reg(N)− i(M)− 1

≤ `(M/QM) + r + reg(M)− i(M) + ∆− 2.

Dẫn đến

m ≤ `(M/QM) + r + reg(M)− i(M) + ∆− 2.

Cùng với (2.8) và Hệ quả 2.1.10 ta nhận được

reg(G(M)) = reg1(G(M)) ≤ [`(M/QM) + r+ ∆ + reg(M)− i(M)]2− 2.

Nếu d ≥ 3 thì theo giả thiết quy nạp ta có

m ≤ [`(N/(x2, ...xd)N) + r + (dư 2)4+ reg(N)− i(N)]3(d−2)!−1 − d+ 1

≤ [`(M/QM) + r + (dư 1)4+ reg(M)− i(M)]3(d−2)!−1 − d+ 1.

Sử dụng (2.8) ta nhận được (ii).
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2.3 Chặn trên theo độ dài của môđun đối đồng điều
địa phương

Trong mục này, chúng tôi thiết lập chặn trên cho chỉ số chính quy

Castelnuovo-Mumford của G(M) theo độ dài của môđun đối đồng điều địa

phương của một số môđun thương của môđun M ban đầu. Với mỗi môđun

hữu hạn sinh M ta đặt

h0(M) := `(H0
m(M)).

Định lý sau tương tự như Định lý 2.1.4. Điểm mới trong định lý này là

sử dụng các độ dài của môđun đối đồng điều địa phương thay cho bậc mở

rộng.

Định lý 2.3.1. Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với dim(M) = d ≥ 1,

M = {Mn}n≥0 là một I-lọc tốt củaM và dãy các phần tử x1, ..., xd ∈ I\mI
sao cho dãy các phần tử khởi đầu x∗1, ..., x

∗
d ∈ GI(A) là G(M)-dãy lọc chính

quy. Đặt B(I,M) := `(M/(x1, ..., xd)M) và

µ(I,M) := max{h0(M/(x1, ..., xi)M)|0 ≤ i ≤ dư 1}.

Khi đó

(i) reg(G(M)) ≤ B(I,M) + µ(I,M) + r(M)− 1 nÕu d = 1,

(ii) reg(G(M)) ≤ [B(I,M)+µ(I,M)+r(M)+1]3(d−1)!−1−d nÕu d ≥ 2.

Chứng minh. ĐặtM := M/H0
m(M),M := M/H0

m(M), B := B(I,M), µ :=

µ(I,M) vµ r := r(M).

Nếu d = 1 thì M là môđun Cohen-Macaulay. Sử dụng Bổ đề 1.3.1 và

Hệ quả 2.1.10 ta có

reg(G(M)) = reg1(G(M)) ≤ e0(G(M)) + r(M)− 1

≤ e0(I,M) + r − 1 ≤ B + r − 1.

Sử dụng Bổ đề 2.1.11 ta nhận được

reg(G(M)) ≤ max{reg(G(M)); r}+ h0(M)

≤ B + µ+ r − 1.
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Cho d ≥ 2. §ÆtN := M/x1M vµ N := M/x1M . LÊym ≥max{reg(G(N)), r}
tùy ý. Khi đó reg1(G(M)/x∗1G(M)) = reg1(G(N)). Theo Định lý 1.3.4 ta

có reg1(G(M)) ≤ m + PG(M)(m). áp dụng Bổ để 2.1.7 và Bổ để 2.1.8 ta

nhận được

PG(M)(m) ≤ HI,n(m) ≤
(
m+ d− 1

dư 1

)
`(N/(x2, ..., xd)N)

≤ B

(
m+ dư 1

dư 1

)
.

Vì vậy, theo Bổ đề 2.1.11 ta có

reg(G(M)) ≤ m+ h0(M) +B

(
m+ d− 1

dư 1

)
≤ m+ µ+B

(
m+ dư 1

dư 1

)
. (2.9)

Giả sử d = 2. Theo giả thiết quy nạp ta có thể lấy m = B + µ+ r− 1. Từ

đó ta nhận được

reg(G(M)) ≤ m+ µ+B(m+ 1) = B(m+ 1) +B + µ

≤ B(B + µ+ r) +B + µ

≤ (B + µ+ r + 1)2 − 1.

Giả sử d ≥ 3. Khi đó với mọi m > 1 ta có

m+B

(
m+ dư 2

dư 1

)
< B(m+ 1)dư1. (2.10)

Theo giả thiết quy nạp ta có thể lấy

m = (B + µ+ r + 1)3(d−2)!−1 − d+ 1 > 1.

Sử dụng công thức (2.9) và (2.10) ta nhận được

reg(G(M)) ≤ µ+B(m+ 1)dư1 − 1

≤ µ+B[(B + µ+ r + 1)3(d−2)!−1 − d+ 2]dư1 − 1

≤ (B + µ)(B + µ+ r + 1)3(d−1)!−(d−1) − d
≤ (B + µ+ r + 1)3(d−1)!−1 − d.
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Chương 3

Chặn trên theo hệ số Hilbert

Mục đích chính của chương này là chặn trên cho chỉ số chính quy

Castelnuovo-Mumford của G(M) theo hệ số Hilbert. Đặc biệt, khi môđun

có chiều một, chúng tôi tìm ra được chặn trên chặt và đặc trưng khi nào

chặn này đạt được.

3.1 Trường hợp tổng quát

Trong mục này, ta luôn xét R = ⊕i≥0Ri là vành phân bậc chuẩn Noether

với (R0,m0) là vành địa phương Artin với trường thặng dư k := R0/m0

vô hạn. Giả sử E = ⊕n∈ZEn là R-môđun phân bậc hữu hạn sinh với

dim(E) = d.

Trước hết ta xét trường hợp tổng quát. Kí hiệu ∆(E) là bậc sinh cực

đại của E. Dễ dàng chỉ ra một ví dụ không thể chặn trên reg(E) theo

∆(E), e0(E), ..., ed−1(E). Tuy nhiên trong [5, Theorem 17.2.7] và [42,

Theorem 2] đã chỉ ra các bất biến này chặn trên được reg1(E). Dưới đây

chúng ta nhắc lại kết quả của V. Trivedi, chặn này không phụ thuộc vào số

phần tử sinh của E như trong [5]. Phương pháp chứng minh của V. Trivedi

chủ yếu dựa vào hình học và chứng minh cho GI(M). Do vậy để đảm

bảo cho việc trình bày ngắn gọn hơn và độc lập hơn, chúng tôi đưa ra một

chứng minh mới của kết quả này cho môđun phân bậc E tùy ý hữu hạn

sinh bằng cách sử dụng Định lý 1.3.4. Đặt

∆′(E) := max{∆(E), 0}.
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Ta định nghĩa bằng quy nạp một dãy số nguyên sau: m1 := e0(E) + ∆′(E)

và với mọi i ≥ 2, ta đặt

mi := mi−1 + e0

(
mi−1 + i− 2

i− 1

)
− e1

(
mi−1 + i− 3

i− 2

)
+ · · ·+ (−1)i−1ei−1.

Khi đó

Bổ đề 3.1.1. ([42, Theorem 2]) Giả sử d ≥ 1. Ta có reg1(E) ≤ md − 1.

Chứng minh. Nếu d = 1, đặt E := E/H0
R+

(E). Khi đó ta có reg1(E) =

reg(E), E là m«®un Cohen-Macaulay, ∆(E) ≤ ∆(E) và e(E) = e(E). Sử

dụng Bổ đề 1.3.1 ta thu được

reg1(E) ≤ e(E) + ∆(E)− 1 ≤ e(E) + ∆(E)− 1 ≤ m1 − 1.

Nếu d ≥ 2. Giả sử z ∈ R1 là phần tử E-lọc chính quy, theo giả thiết

quy nạp ta có reg1(E/zE) ≤ md−1 − 1, ngoài ra ta cũng có ∆(E/zE) ≤
md−1− 1. Bởi vậy, sử dụng Định lý 1.3.4 ta nhận được reg1(E) ≤ (md−1−
1) + pE(md−1 − 1) = md − 1.

Bây giờ chúng tôi đưa ra một chặn tường minh cho reg1(E) theo ei(E), 0 ≤
i ≤ d− 1 và ∆(E). Tuy nhiên chặn này là yếu hơn.

Bổ đề 3.1.2. Cho E là R-môđun hữu hạn sinh chiều d ≥ 1. Đặt ξ(M) :=

max{e0(M), |e1(M)|, ..., |ed−1(M)|} và ∆∗(E) := max{∆(E), 1}. Khi đó

reg1(E) ≤ (ξ(E) + ∆∗(E))d! − 1.

Chứng minh. Để cho gọn, ta đặt ei := ei(E), ξ := ξ(E) và ∆∗ := ∆∗(E).

Theo Bổ đề 3.1.1 chỉ cần chỉ ra rằng md ≤ (ξ + ∆∗)d!. Hiển nhiên bổ đề

đúng với d = 1. Theo giả thiết quy nạp ta có thể giả sử

md−1 ≤ (ξ + ∆∗)(d−1)! − 1 =: α.

Chú ý rằng

d−1∑
i=0

(−1)iei

(
α + dư 2− i
dư 1− i

)
≤ ξ

d−1∑
i=0

(
α + dư 2− i
dư 1− i

)
= ξ

(
α + dư 1

dư 1

)
.
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Suy ra

md ≤ α + ξ

(
α + d− 1

dư 1

)
.

Giả sử d = 2, khi đó ta có thể lấy α = ξ + ∆∗ − 1. Từ đó ta nhận được

md ≤ ξ + ∆∗ − 1 + ξ(ξ + ∆∗) = (ξ + ∆∗)(ξ + 1)− 1 ≤ (ξ + ∆∗)2 − 1.

Giả sử d ≥ 3. áp dụng công thức
(
α+d−1
dư1

)
≤ (α + 1)d−1 với mọi α ≥ 1 ta

nhận được

md ≤ α + ξ(α + 1)dư1

= (ξ + ∆∗)(d−1)! − 1 + ξ[(ξ + ∆∗)(d−1)!]d−1

< (ξ + ∆∗)(d−1)! + (ξ + ∆∗)d!−1 − 1
< (ξ + ∆∗)d!( 1

ξ+∆∗ + 1
ξ+∆∗ )− 1

< (ξ + ∆∗)d! − 1.

Nhận xét 3.1.3. Theo kết quả trên reg1(G(M)) được chặn bởi e0(M), ...,

ed−1(M). Theo Hệ quả 2.1.10, nếu depth(M) > 0 thì reg(G(M)) =

reg1(G(M)). Suy ra reg(G(M)) được chặn trên theo ei(M), i < d. Ví

dụ sau chỉ ra rằng, nếu depth(M) = 0 thì các đại lượng ei(M), i < d

không đủ để chặn trên được reg(G(M)).

Ví dụ 3.1.4. Cho A = k[[x, y]]/(x2, xys) với s là số nguyên lớn hơn 1. Khi

đó Gm(A) ∼= k[x, y]/(x2, xys). Ta tính được reg(Gm(A)) = s. Vì vậy,

reg(Gm(A)) thể lớn tuỳ ý trong khi e0(A) = 1.

Mục đính chính tiếp theo của mục này chỉ ra rằng nếu sử dụng thêm

ed(M) chúng tôi có thể chặn được reg(G(M)). Trước tiên, ta cần ước lượng

độ dài của môđun H0
m(M) theo hệ số Hilbert.

Bổ đề 3.1.5. [36, Proposition 2.3] Đặt L := H0
m(M), M := M/L và

M := M/L := {M/L ⊇ (M1 + L)/L ⊇ (M2 + L)/L ⊇ · · · }. Khi đó với
mọi n ≥ 0, ta có

`(L) = PM(n)− PM(n) = (−1)ded(M)− (−1)ded(M).
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Từ kết quả trên, ta có thể chặn trên được `(L) như sau:

Bổ đề 3.1.6. `(L) ≤ PM(n) với mọi n ≥ reg(G(M)).

Chứng minh. Theo Bổ đề 1.4.9 ta có PM(n) = HM(n) với mọi n ≥ reg(G(M)).

Do đó, sử dụng Bổ đề 3.1.5 ta nhận được

`(L) = PM(n)− PM(n) = PM(n)−HM(n) ≤ PM(n)

với mọi n ≥ reg(G(M)).

Bây giờ ta có thể chứng minh Định lý chính của mục này.

Định lý 3.1.7. ChoM là I-lọc tốt của môđunM chiều d ≥ 1. Đặt r′(M) :=

max{1, r(M)} và

ξ(M) := max{e0(M), |e1(M)|, ..., |ed(M)|}.

Khi đó

reg(G(M)) ≤ (ξ(M) + r′(M))d! + ξ(M)

(
(ξ(M) + r′(M))d! + d

d

)
− 1.

Chứng minh. Đặt r := r(M), r′ := r′(M), ei := ei(M) và L := H0
m(M).

Theo Hệ quả 2.1.10 ta có reg(G(M)) = reg1(G(M)). áp dụng Bổ đề 2.1.11

ta nhận được

reg(G(M)) ≤ max{reg1(G(M)), r}+ `(L). (3.1)

Đặt α := (ξ+r′)d!−1 ≥ r. Theo Bổ đề 3.1.5 ta có ei(G(M)) = ei(M) = ei

với mọi i ≤ d − 1. Như nói ở phần trước G(M) được sinh bởi các phần

tử bậc ≤ r(M). Lại có r(M) ≥ 0. Vì vậy, từ Bổ đề 3.1.2 dẫn đến

reg1(G(M)) ≤ α. Sử dụng bất đẳng thức (3.1) và Bổ đề 3.1.6 ta nhận được

reg(G(M)) ≤ α + PM(α) ≤ α + ξ
∑d

i=0

(
α+d−i
d−i

)
= α + ξ

(
α+d+1

d

)
= (ξ + r′)d! − 1 + ξ

((ξ+r′)d!+d
d

)
.
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3.2 Trường hợp chiều một

Cho R = ⊕n≥0Rn là vành phân bậc chuẩn trên vành địa phương Artin

(R0,m0) với trường thặng dư k := R0/m0 vô hạn. Cho E là R-môđun hữu

hạn sinh chiều d.

Chúng ta biết rằng hE(t) = pE(t) với mọi t � 0. Ta gọi chỉ số chính

quy Hilbert của E là số

p(E) := max{t | hE(t) 6= pE(t)}.

Chuỗi Hilbert-Poincaré của E được xác định bởi công thức

HPE(z) =
∑
i≥0

hE(i)zi.

Ta có kết quả quen biết sau:

Bổ đề 3.2.1. (Xem [6, Lemma 4.1.7, Proposition 4.1.9 and Proposition

4.1.12]) Tồn tại một đa thức QE(z) ∈ Z[z] sao cho QE(1) 6= 0 và

HPE(z) =
QE(z)

(1− z)d
.

Hơn nữa, p(E) = deg(QE(z))− d và ei(E) =
Q

(i)
E (1)
i! với mọi i ≥ 0.

Nhận xét 3.2.2. Từ công thức Grothendieck-Serre (1.1) ta dễ dàng nhận

được

(i) Nếu depth(E) = 0 thì p(E) ≤ reg(E);

(ii) Nếu depth(E) > 0 thì p(E) ≤ reg(E)− 1.

Để cho gọn ta đặt ∆ := ∆(E) và e := e0(E). Chứng minh của kết quả

sau là tương tự của [20, Lemma 4.2].

Bổ đề 3.2.3. Giả sử dim(E) = 0. Đặt q :=
∑

i≤∆ `(Ei). Khi đó

(i) reg(E) ≤ ∆ + e− q.

(ii) Các điều kiện sau là tương đương:
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(a) reg(E) = ∆ + e− q;

(b) hE(t) =

{
1 nÕu ∆ + 1 ≤ t ≤ ∆ + e− q,
0 nÕu t ≥ ∆ + e− q + 1.

Chứng minh. (i) Đặt m := reg(E). Vì dim(E) = 0 nên m = max{t | Et 6=
0}. Chú ý rằng Ei 6= 0 với mọi ∆ ≤ i ≤ m. Suy ra

m ≤ ∆ + `(E∆+1 ⊕ · · · ⊕ Em) = ∆ + `(E)− q = ∆ + e− q. (3.2)

(ii) áp dụng (3.2) ta thấym = ∆+e−q khi và chỉ khi `(Ei) = 1 với mọi ∆+

1 ≤ i ≤ m. Sử dụng tính chất `(Ei) = 0 với mọi i > m ta nhận được (a)

tương đương với (b).

Bổ đề 3.2.4. Giả sử E là môđun Cohen-Macalay với dim(E) = 1. Cho

z ∈ R1 là phần tử E-chính quy và ρ := `(E∆(E/zE)). Khi đó

(i) reg(E) ≤ ∆ + e− ρ.

(ii) Các điều kiện sau là tương đương:

(a) reg(E) = ∆ + e− ρ;

(b) hE(t) =

{
t−∆ + ρ nÕu ∆ + 1 ≤ t ≤ ∆ + e− ρ− 1,

e nÕu t ≥ ∆ + e− ρ;

(c) p(E) = ∆ + e− ρ− 1.

Chứng minh. (i) Vì z ∈ R1 là phần tử E-chính quy nên e(E/zE) = e,

reg(E/zE) = reg(E) vµ∑
i≤t

hE/zE(i) = hE(t). (3.3)

Nói riêng ta có
∑

i≤∆(E/zE) hE/zE(i) = ρ. Chó ý rằng ∆(E/zE) ≤ ∆(E).

áp dụng Bổ đề 3.2.3 ta nhận được

reg(E/zE) ≤ ∆(E/zE)+e(E/zE)−
∑

i≤∆(E/zE)

hE/zE(i) ≤ ∆+e−ρ. (3.4)

Suy ra reg(E) ≤ ∆ + e− ρ.
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(ii) (a) =⇒ (b): Nếu reg(E) = ∆ + e − ρ, sử dụng công thức (3.4) ta
có ∆(E/zE) = ∆(E) và reg(E/zE) = ∆(E/zE) + e− ρ. áp dụng Bổ đề
3.2.3 (ii) và (3.3) ta nhận được (b).

(b) =⇒ (c) suy ra ngay từ Bổ đề 3.2.1.

(c) =⇒ (a): Giả sử rằng p(E) = ∆ + e − ρ − 1. Theo Nhận xét 3.2.2

(ii) ta có ∆ + e − ρ ≤ reg(E). Kết hợp với reg(E) ≤ ∆ + e − ρ ta nhận
được reg(E) = ∆ + e− ρ.

Bổ đề 3.2.5. [36, Proposition 2.7] ChoM là môđun Cohen-Macaulay chiều

một và b là một số nguyên dương thỏa mãn IM ⊆ mbM. Khi đó

(i) hI,M(n) ≥ n+ b với mọi n ≤ p(GI(M)) + 1,

(ii) p(GI(M)) ≤ e0(I,M)− b− 1.

Để cho gọn ta đặt HPI,M(z) := HPGI(M)(z) và ei := ei(I,M) với mọi

i = 1, ..., d. Giả sử rằng M là môđun Cohen-Macaulay. Kirby-Mehran [25]

đã chỉ ra rằng e1 ≤
(
e0
2

)
. Kết quả này được Rossi-Valla [36] cải tiến như

bổ đề dưới đây. Chú ý rằng (i) được nêu rõ trong [36], nhưng (ii) không

được nêu ra một cách tường minh.

Bổ đề 3.2.6. [36, Proposition 2.8] ChoM là môđun Cohen-Macaulay chiều

một và b là một số nguyên dương thỏa mãn IM ⊆ mbM. Khi đó

(i) e1 ≤
(
e0−b+1

2

)
.

(ii) Các điều kiện sau là tương đương:

(a) e1 =
(
e0−b+1

2

)
;

(b) HPI,M(z) =
b+
∑e0−b

i=1 zi

1−z .

Chứng minh. (i) Chứng minh dưới đây đưa ra trong [36, Proposition 2.8].

Chúng tôi nêu lại ở đây để chứng minh (ii). Từ công thức (1.2) ta có

HI,M(n) = (n + 1)e0 + e1 với n � 0. Do đó e1 =
∑

j≥0(e0 − hI,M(j)) =
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∑p(GI(M))+1
j=0 (e0 − hI,M(j)). Sử dụng Bổ đề 3.2.5 ta được

e1 ≤
e0−b∑
j=0

(e0 − (j + b)) =

(
e0 − b+ 1

2

)
. (3.5)

(ii) (a) =⇒ (b): Theo giả thiết (3.5) là đẳng thức, suy ra hI,M(n) = n+b

với mọi 0 ≤ n ≤ e0− b và hI,M(n) = e0 với mọi n ≥ e0− b+ 1. Vì vậy ta

nhận được HPI,M(z) =
b+
∑e0−b

i=1 zi

1−z .

(b) =⇒ (a): Sử dụng Bổ đề 3.2.1 ta nhận được e1 =
∑e0−b

i=1 i =
(
e0−b+1

2

)
.

Nhận xét 3.2.7. (i) Nếu e1 =
(
e0−b+1

2

)
thì từ (i) của bổ đề trên dẫn đến

b = max{t | IM ⊆ mtM}.
(ii) Nếu I = m và M = A thì b = 1 và Bổ đề 3.2.6 (ii) chính là [18,

Proposition 2.13] và [19, Theorem 3.1].

Đặt GI(M) := GI(M)/H0
G+

(GI(M)).

Bổ đề 3.2.8. Giả sử dim(M) = 1 và b là một số nguyên dương thỏa mãn

IM ⊆ mbM. Khi đó

hGI(M)(0) ≥ b.

Chứng minh. Chú ý rằng

[H0
G+

(GI(M))]0 =
T0

IM
,

trong đó T0 = ∪n>0(I
n+1M : In) = I t+1M : I t ⊆ M với t � 0. Nhận xét

rằng IM ⊆ T0. Đặt M̃ := M/T0. Giả sử

mb−1M̃ = mbM̃.

áp dụng Bổ đề Nakayama ta nhận được mb−1M̃ = 0. Tức là mb−1M ⊆ T0.

Khi đó mb−1I tM ⊆ I t+1M . Vì IM ⊆ mbM , nên

I t+1M ⊆ mbI tM ⊆ mI t+1M ⊆ I t+1M.
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Suy ra I t+1M = mI t+1M . áp dụng Bổ đề Nakayama ta nhận được I t+1M =

0. Dẫn đến dim(M) ≤ 0. Điều này là vô lý. Do đó mb−1M̃ 6= mbM̃ và ta

có một dãy giảm chặt các m«®un con của M̃ :

M̃ ⊃ mM̃ ⊃ · · · ⊃ mbM̃.

Vì GI(M)0 = M̃ , nên ta có

hGI(M)(0) = `(M̃) ≥ `(M̃/mbM̃) ≥ b.

Bây giờ ta đưa ra các kết quả chính của mục này.

Mệnh đề 3.2.9. Cho M là môđun Cohen-Macaulay chiều một và b là số

nguyên lớn nhất thỏa mãn IM ⊆ mbM. Khi đó

reg(GI(M)) ≤ e0 − b.

Chứng minh. Theo giả thiết ta có depth(M) > 0. áp dụng Hệ quả 2.1.10

ta thu được

reg(GI(M)) = reg1(GI(M)) = reg(GI(M)).

Vì dim(M) = 1, nên GI(M) là m«®un Cohen-Macaulay. Giả sử x∗ ∈ I/I2

là một phần tử GI(M)-chính quy. Bởi vì GI(M) được sinh bởi các phần

tử bậc 0 nên ∆(GI(M)/x∗GI(M)) = 0. Sử dụng Bổ đề 3.2.4 (i) và Bổ đề

3.2.8 ta nhận được

reg(GI(M)) ≤ e0 − hGI(M)(0) ≤ e0 − b. (3.6)

Nhận xét 3.2.10. Cho M là A-môđun Cohen-Macaulay với dim(M) = 1.

C. H. Linh [26, Corollary 4.5 (i)] đã chứng minh rằng reg(GI(M)) ≤ e0−1.

Vì vậy, nếu b > 1 thì kết quả trên cho ta chặn tốt hơn.
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Định lý 3.2.11. Cho M là môđun chiều một và b là số nguyên lớn nhất

thỏa mãn IM ⊆ mbM. Khi đó

reg(GI(M)) ≤
(
e0 − b+ 2

2

)
− e1 − 1.

Chứng minh. Đặt L := H0
m(M). áp dụng Bổ đề 2.1.11 ta có

reg(GI(M)) ≤ reg(GI(M)) + `(L).

Sử dụng Bổ đề 3.1.5 ta nhận được `(L) = e1 − e1 và e0 = e0, trong đó

e0 := e0(I,M) và e1 := e1(I,M). Chú ý rằng IM ⊆ mbM . Suy ra

IM ⊆ mbM. Vì M là môđun Cohen-Macaulay, nên Bổ đề 3.2.6 (i) chỉ ra

rằng e1 ≤
(
e0−b+1

2

)
. Từ đó dẫn đến

`(L) ≤
(
e0 − b+ 1

2

)
− e1.

Sử dụng Mệnh đề 3.2.9 ta được reg(GI(M)) ≤ e0 − b. Suy ra

reg(GI(M)) ≤ e0 − b+

(
e0 − b+ 1

2

)
− e1 =

(
e0 − b+ 2

2

)
− e1 − 1.

Tiếp theo, chúng tôi đưa ra một số đặc trưng để đẳng thức trong Định

lý 3.2.11 xảy ra. Từ công thức Grothendieck-Serre (1.1) và Bổ đề 2.1.9 ta

nhận được

Bổ đề 3.2.12. Giả sử depth(M) > 0. Khi đó

p(GI(M)) ≤ reg(GI(M))− 1.

Bổ đề 3.2.13. Giả sử M là môđun với dim(M) ≥ 1. Cho L := H0
m(M) và

M := M/L. Khi đó các điều kiện sau là tương đương:

(i) reg(GI(M)) = reg(GI(M)) + `(L);

(ii) HPK(z) =
∑reg(GI(M))+`(L)

reg(GI(M))+1
zi, trong đó K := ⊕n≥0

In+1M+L∩InM
In+1M .
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Chứng minh. Ta có `(K) = `(L). Vì vậy, nếu L = 0 thì bổ đề hiển nhiên

đúng. Giả sử L 6= 0.

(i) =⇒ (ii): Đặt a := reg(GI(M)) và m := max{t | Kt 6= 0}. Kt 6= 0

với mọi a+ 1 ≤ t ≤ m đã được chỉ ra trong chứng minh của Bổ đề 2.1.11.

Sử dụng Bổ đề 1.1.5 (ii) ta thu được

a+ `(L) = reg(GI(M)) + `(L) = reg(GI(M)) ≤ max{a,m}
= a+ max{0,m− a} ≤ a+ `(K) = a+ `(L).

Dẫn đến `(K) = m−a. Vì vậy, `(Kt) = 1 với a+1 ≤ t ≤ m và `(Kt) = 0

với các giá trị khác.

(ii) =⇒ (i): Chó ý rằng dim(K) = 0, reg(K) = reg(GI(M)) + `(L).

áp dụng Bổ đề 1.1.5 (ii) ta nhận được

reg(GI(M)) = max{reg(K), reg(GI(M))} = reg(GI(M)) + `(L).

Một kết quả chính khác sau đây chỉ ra rằng từ đẳng thức e1 =
(
e0−b+1

2

)
suy ra được GI(M) là môđun Cohen-Macaulay. Khẳng định này đã được

Elias-Valla (xem [18, Proposition 2.13]) chỉ ra trong trường hợp I = m và

M = A.

Định lý 3.2.14. Cho M là môđun Cohen-Macaulay chiều một và b là số

nguyên thỏa mãn IM ⊆ mbM. Khi đó các điều kiện sau là tương đương:

(i) reg(GI(M)) =
(
e0−b+2

2

)
− e1 − 1;

(ii) HPI,M(z) =
b+
∑e0−b

i=1 zi

1−z ;

(iii) e1 =
(
e0−b+1

2

)
;

(iv) reg(GI(M)) = e0 − b và GI(M) là m«®un Cohen-Macaulay.

Hơn nữa, nếu một trong các điều kiện của định lý đúng thì b = max{t |
IM ⊆ mtM}.
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Chứng minh. Mệnh đề cuối cùng suy từ Nhận xét 3.2.7 (i).

(ii) ⇐⇒ (iii) là kết quả của Rossi-Valla (xem Lemma 3.2.6 (ii)).

(i) =⇒ (iii): Từ giả thiết M là môđun Cohen-Macaulay, theo Mệnh đề

3.2.9 ta có reg(GI(M)) ≤ e0 − b. Do đó
(
e0−b+2

2

)
− e1 − 1 ≤ e0 − b, nghĩa

là e1 ≥
(
e0−b+1

2

)
. Sử dụng Bổ đề 3.2.6 (i) ta nhận được e1 =

(
e0−b+1

2

)
.

(ii) =⇒ (iv): Chú ý rằng ta luôn có e0 ≥ b. Theo Nhận xét 3.2.1 (ii) ta

thấy p(GI(M)) = e0 − b− 1. Sử dụng Bổ đề 3.2.12 ta nhận được e0 − b ≤
reg(GI(M)). Kết hợp với Mệnh đề 3.2.9 ta thu được reg(GI(M)) = e0−b.
Theo Bổ đề 3.2.8 ta có reg(GI(M)) = reg(GI(M)) = e0− b. Do vậy từ

công thức (3.6) suy ra hGI(M)(0) = b. Khi đó áp dụng Bổ đề 3.2.4 (ii) ta có

hGI(M)(t) =


b nếu t = 0,

t+ b nÕu 1 ≤ t ≤ e0 − b− 1,

e0 nếu t ≥ e0 − b.

Dẫn đến

HPGI(M)(z) =
b+

∑e0−b
i=1 zi

1− z
= HPI,M(z).

Suy ra GI(M) = GI(M). Do vậy GI(M) là môđun Cohen-Macaulay.

(iv) =⇒ (i): Từ GI(M) là m«®un Cohen-Macaulay và reg(GI(M)) =

e0 − b. Sử dụng Bổ đề 3.2.4 (ii) ta nhận được HPI,M(z) =
b+
∑e0−b

i=1 zi

1−z . Vì

(ii) ⇐⇒ (iii), nên
(
e0−b+1

2

)
= e1. Do đó

reg(GI(M)) = e− b = e− b+
(
e0−b+1

2

)
− e1

=
(
e0−b+2

2

)
− e1 − 1.

Ví dụ sau chỉ ra rằng giả thiết GI(M) là môđun Cohen-Macaulay trong

mệnh đề (iv) của định lý trên không thể bỏ đi được.

VÝ dô 3.2.15. Cho A = k[[t3, t4, t5]] ∼= k[[x, y, z]]/(x3−yz, xz−y2, x2y−z2),

trong đó k là một trường và I = (t3, t4). Ta có b = 1. Sử dụng chương trình

CoCoA [8] ta tính được HPI,A(z) = 2+z2

1−z . Suy ra e0 = 3 và e1 = 2. Theo

Bổ đề 3.2.1 ta có p(GI(A)) = 1. Vì vậy, sử dụng Bổ đề 3.2.12 ta nhận được

46



reg(GI(A)) ≥ 2. Theo Mệnh đề 3.2.9 ta có reg(GI(A)) ≤ e0 − b = 2. Từ

điều này dẫn đến reg(GI(A)) = e0− b = 2. Tuy nhiên 2 = e1 6=
(
e0−b+1

2

)
=

3. áp dụng Định lý 3.2.14 ta thấy rằng GI(A) trong ví dụ này không thể

là vành Cohen-Macaulay.

Định lý 3.2.16. Giả sử M là môđun chiều một và depth(M) = 0. Cho b

là một số nguyên dương thỏa mãn IM ⊆ mbM. Khi đó các điều kiện sau

là tương đương:

(i) reg(GI(M)) =
(
e0−b+2

2

)
− e1 − 1;

(ii) HPI,M(z) =
b+
∑e0−b+1

i=1 zi−z(
e0−b+2

2 )−e1

1−z .

Hơn nữa, nếu một trong các điều kiện của định lý đúng thì b = max{t |
IM ⊆ mtM}.

Chứng minh. (i) =⇒ (ii): Để cho gọn ta đặt M := M/L, e0 := e0(I,M) =

e0 và e1 := e1(I,M), trong đó L := H0
m(M). Phân tích chứng minh của

Định lý 3.2.11 và kết hợp với đẳng thức trong (i) suy ra

reg(GI(M)) = e0 − b, (3.7)

e1 =

(
e0 − b+ 1

2

)
, (3.8)

và

reg(GI(M)) = reg(GI(M)) + `(L). (3.9)

Theo Bổ đề 3.1.5 và đẳng thức (3.8) ta nhận được

`(L) = e1 − e1 =

(
e0 − b+ 1

2

)
− e1. (3.10)

Sử dụng Bổ đề 3.2.13 và đẳng thức (3.9) ta thu được

HPK(z) =

reg(GI(M))+`(L)∑
reg(GI(M))+1

zi, (3.11)
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trong đó K = ⊕n≥0
In+1M+L∩InM

In+1M . Kết hợp các đẳng thức (3.7), (3.8) và

(3.11) suy ra

HPK(z) =

(e0−b+2
2 )−e1−1∑
e0−b+1

zi.

Sử dụng Bổ đề 3.2.6 (ii) và đẳng thức (3.7) ta có

HPI,M(z) =
b+

∑e0−b
i=1 zi

1− z
.

Vì vậy, từ dãy khớp ngắn (2.2) ta nhận được

HPI,M(z) = HPI,M(z) +HPK(z) =
b+

∑e0−b+1
i=1 zi − z(e0−b+2

2 )−e1

1− z
.

(ii) =⇒ (i): Sử dụng Bổ đề 3.2.6 (i) ta nhận được
(
e0−b+2

2

)
−e1 > e0−b+1.

áp dụng Bổ đề 3.2.1 ta có p(GI(M)) =
(
e0−b+2

2

)
− e1 − 1. Theo Nhận xét

3.2.2 (i) ta có (
e0 − b+ 2

2

)
− e1 − 1 ≤ reg(GI(M)).

Do đó, sử dụng Định lý 3.2.11 ta thu được reg(GI(M)) =
(
e0−b+2

2

)
−e1−1.

Ta thấy rằng đẳng thức (3.8) đúng. Do đó, theo Nhận xét 3.2.7 (i) ta

có IM * mb+1M . Điều này dẫn đến IM * mb+1M . Vì vậy ta phải có

b = max{t | IM ⊆ mtM}.

Các ví dụ sau chỉ ra chặn trên trong Định lý 3.2.11 là chặn chặt.

Ví dụ 3.2.17. Cho A = k[[x]] và I = (xα) . Khi đó, ta có b = α và

HPI,A(z) = α
1−z . Vì vậy e0 = α và e1 = 0. Dẫn đến e1 =

(
e0−b+1

2

)
.

Ví dụ 3.2.18. Cho A = k[[x, y]]/(xsyu+v, xs+1yu), trong đó s, u, v ∈ N và

v > 0. Khi đó ta có Gm(A) ∼= k[x, y]/(xsyu+v, xs+1yu) và b = 1.Vì vậy ta

suy ra được

HPm,A(z) =

∑s+u
i=0 z

i − zs+u+v

1− z
, e0 = s+ u, e1 =

(s+ u)(s+ u− 1)

2
− v,

và reg(Gm(A)) = s+u+ v− 1. Các đẳng thức này chỉ ra rằng tất các điều

kiện trong Định lý 3.2.16 đúng.
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Chương 4

Chặn trên trong trường hợp nón phân
thí

Mục đích chính của chương này là đưa ra chặn trên cho hệ số Hilbert và

cho chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của nón phân thớ theo bậc mở

rộng.

4.1 Nón phân thớ

Trong mục này, ta luôn giả sử q là một iđêan tuỳ ý chứa I .

Định nghĩa 4.1.1. (Xem [36, Chapter 5 ]) Nón phân thớ của M ứng với q

được xác định bởi công thức

Fq(M) := ⊕n≥0Mn/qMn.

Nếu M là lọc I-adic của A và q = m thì đây là nón phân thớ cổ điển

Fm(I) = ⊕n≥0I
n/mIn

của I .

Chú ý rằng Fq(M) là môđun phân bậc trên G := GI(A).

Định nghĩa 4.1.2. ([5, Section 18.2] hoặc [36, Chapter 5 ])

Độ trải giải tích của iđêan I ứng với lọc M là chiều của (Fq(M)).

Độ trải giải tích của iđêan I là chiều của Fm(I).
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Từ đó ta xác định được chiều của nón phân thớ.

Bổ đề 4.1.3. (Xem [5, Section 18.2] hoặc [36, Chapter 5 ]) Đặt

`(I) := min{à(J)|J là một rút gọn tối tiểu của I ứng với lọc M},

trong đó à(J) là số phần tử sinh của iđêan J . Khi đó

dim(Fq(M)) = `(I).

Theo Bổ đề 1.4.10 ta có chiều của nón phân thớ trong trường hợp iđêan

m-nguyên sơ I chính là chiều của môđun lọc ban đầu.

Hệ quả 4.1.4. ([36, Chapter 5 ])

dim(Fq(M)) = dim(M).

Như trong Chương 1, với n � 0 thì `(Mn/qMn) là một đa thức và ta

gọi là đa thức Hilbert của nón phân thớ Fq(M). Nó được viết duy nhất dưới

dạng

pFq(M)(n) =
d−1∑
i=0

(−1)iei(Fq(M))

(
n+ dư i− 1

dư i− 1

)
.

Khi đó, các hệ số ei(Fq(M)) với 0 ≤ i ≤ d − 1 gọi là hệ số Hilbert của

nón phân thớ Fq(M).

4.2 Chặn trên hệ số Hilbert của nón phân thớ

Trong mục này, chúng tôi đưa ra một I-lọc mới

qM : M ⊇ qM ⊇ qM1 ⊇ · · · ⊇ qMn ⊇ · · · .

Nếu M là một I-lọc tốt thì qM cũng là một I-lọc tốt. Mối liên hệ giữa hệ

số Hilbert của nón phân thớ với hệ số Hilbert của lọc M và qM như sau:

Bổ đề 4.2.1. ([36], xem tr. 80) Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với

dim(M) = d ≥ 1, M = {Mn}n≥0 là một I-lọc tốt của M . Giả sử I ⊆ q và

Mn+1 ⊆ qMn với mọi n ≥ 0. Khi đó

(i) e0(M) = e0(qM),

(ii) ei−1(Fq(M)) = ei(M) + ei−1(M)− ei(qM), với mọi 1 ≤ i ≤ d.
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Ngoài ra ta có:

Bổ đề 4.2.2. [36, proposition 1.2] Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với

dim(M) = d ≥ 1, M = {Mn}n≥0 là một I-läc tốt của M . Giả sử x ∈ IqI
sao cho phần tử khởi đầu x∗ ∈ GI(A) là phần tử lọc chính quy trên G(M).

Khi đó

(i) dim(M/xM) = dư 1,

(ii) ej(M) = ej(M/xM) với mọi j = 0, ..., dư 2,

(iii) ed−1(M/xM) = ed−1(M) + (−1)d−1`(0 :M x).

Tiếp theo ta cần ước lượng được hệ số Hilbert của lọc M và trong

trường hợp đặc biệt là lọc qM . Vấn đề này đã được giải quyết trong

trường hợp m-adic của một vành (xem [37, Theorem 4.1]) và được mở

rộng cho môđun (xem [27, Theorem 2.1]). Tuy nhiên, phép chứng minh

của [27, Theorem 2.1] trong trường hợp d = 1 sử dụng bất đẳng thức sai:

|(e+1)e(I,M)−`(M/Ir+1M)| ≤ |(e+1)e(I,M)−(r+1)|. Vì vậy, chúng
tôi đưa ra phép chứng minh chi tiết của kết quả sau và kết quả này không

chỉ tổng quát hơn mà nói chung tốt hơn [27, Theorem 2.1].

Định lý 4.2.3. Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với dim(M) = d ≥ 1,

M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M và D(I,M) là một bậc mở rộng tùy ý

của M ứng với I . Khi đó

(i) e0(M) = e(I,M) ≤ D(I,M),

(ii) |e1(M)| ≤ (D(I,M) + r(M)− 1)D(I,M),

(iii) |ei(M)| ≤ (D(I,M) + r(M) + 1)3i!−i+1 nÕu i ≥ 2.

Chứng minh. (i): Theo Nhận xét 1.4.8 ta có e0(M) = e(I,M). Sử dụng

Định nghĩa 2.1.2 ta nhận được e(I,M) ≤ D(I,M).

(ii)-(iii): Theo Bổ đề 1.4.9 ta có hG(M)(n) = pG(M)(n) với mọi n ≥
reg(G(M)). Vì vậy

`(M/Mm+1) =
d∑
i=0

(−1)iei(M)

(
m+ dư i
dư i

)
(4.1)
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với mọi m ≥ reg(G(M)). Để cho gọn ta đặt r := r(M), D := D(I,M) và

ei := ei(M).

Giả sử d = 1. Đặt m := D + r − 1. Sử dụng Định lý 2.1.4 (i) và đẳng

thức (4.1) ta đạt được

e1 = (D + r)e0 − `(M/MD+r).

Do Mn = In−rMr với n ≥ r và Mr 6= 0 nên

`(M/MD+r) ≥ `(Mr/IMr) + · · ·+ `(ID−1Mr/I
DMr) ≥ D.

Sử dụng đẳng thức trước đó, điều này dẫn đến

e1 ≤ (D + r)e0 −D ≤ D(D + r)−D = D(D + r − 1).

Mặt khác, với r ≥ 0, áp dụng Bổ đề 2.1.8 (ii) ta nhận được

−e1 = −(D+ r)e0 + `(M/MD+r) ≤ D(D+ r)− (D+ r) ≤ D(D+ r− 1).

Như vậy |e1| ≤ D(D+ r− 1) và trường hợp d = 1 được chứng minh xong.

Cho d ≥ 2. Đầu tiên ta giả sử depth(M) > 0. Chọn x ∈ I \ mI sao

cho x∗ ∈ G là một phần tử lọc chính quy trên G(M). Theo Bổ đề 4.2.2

ta có ei = ei(M/xM) với mọi i < d. Chú ý rằng 0 ≤ r(M/xM) ≤ r và

D(I,M/xM) ≤ D (theo Định nghĩa 2.1.2 (ii)). Sử dụng giả thiết quy nạp

ta nhận được

|e1| ≤ D(D+ r−1) và |ei| ≤ (D+ r+ 1)3i!−i+1 với 2 ≤ i ≤ dư1. (4.2)

Để chứng minh bất đẳng thức với ed ta đặt µ := (D + r + 1)3(d−1)!−1.

Sử dụng Định lý 2.1.4 ta nhận được reg(G(M)) ≤ µ − d. Bên cạnh đó

reg(G(M)) ≥ r ≥ 0 và µ ≥ d. Đặt m := µ− d. Khi đó áp dụng đẳng thức
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(4.1) ta thu được

|ed| = |(`(M/Mµ−d+1)− e0

(
µ− d+ d

d

)
) +

d∑
i=1

(−1)iei

(
µ− d+ d− i

dư i

)
|

≤ |`(M/Mµ−d+1)− e0

(
µ

d

)
|+

d−1∑
i=1

|ei|
(
µ− i
dư i

)

≤ max{`(M/Mµ−d+1), e0

(
µ

d

)
}+

d−1∑
i=1

|ei|
(
µ− i
dư i

)
. (4.3)

Chú ý rằng
(
µ
d

)
≤ àd. Sử dụng (i) và Bổ đề 2.1.8 (ii) ta đạt được

max{`(M/Mµ−d+1), e0

(
µ

d

)
} ≤ Dµd. (4.4)

Hơn nữa, áp dụng bất đẳng thức (4.2) ta có

|e1|
(
µ− 1

dư 1

)
≤ D(D + r − 1)µd−1 (4.5)

và

d−1∑
i=2

|ei|
(
µ− i
dư i

)
≤

d−1∑
i=2

(D+r+1)3i!−i+1µd−i ≤ µd−1
d−2∑
i=0

1

2i
< 2µd−1. (4.6)

Chú ý rằng D(D + r − 1) + 2 < (D + r + 1)2 ≤ µ. Khi đó áp dụng các

công thức (4.3) - (4.6) ta nhận được

|ed| ≤ Dµd + µd = (D + 1)(D + r + 1)3d!−d ≤ (D + r + 1)3d!−d+1.

Cuối cùng giả sử rằng depth(M) = 0. Đặt L := H0
m(M), M̄ := M/L và

M := M/L. Khi đó

`(
M

Mn+1
) = `(

M

Mn+1 + L
) + `(

Mn+1 + L

Mn+1
) = `(

M

Mn+1 + L
) + `(

L

L ∩Mn+1
).

Với n � 0, sử dụng M là I-lọc tốt và Bổ đề 1.4.2 ta có L ∩Mn+1 = 0.

Suy ra

`(
M

Mn+1
) = `(

M

Mn+1 + L
) + `(L) với n� 0.
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Điều này dẫn đến ei = ei(M) với i ≤ d − 1 và ed = ed(M) + (−1)d`(L).

Do D = D(I, M̄) + `(L) và r(M) ≤ r nên

|e1| = e1(M) ≤ D(I, M̄)(D(I, M̄) + r − 1) ≤ D(D + r − 1)

|ei| = ei(M) ≤ (D(I, M̄) + r + 1)3i!−i+1

≤ (D + r + 1)3i!−i+1 với 2 ≤ i ≤ dư 1,

|ed| ≤ ed(M) + `(L) ≤ (D(I, M̄) + r + 1)3d!−id+1 + `(L)

≤ (D + r + 1)3d!−d+1.

Từ đó ta có thể chặn được hệ số Hilbert của nón phân thớ qua bậc mở

rộng, chiều và số rút gọn. Kết quả này cần thiết cho chứng minh kết quả

chính của mục sau.

Định lý 4.2.4. Với giả thiết như trong Bổ đề 4.2.1, ta có

(i) e0(Fq(M)) ≤ 2D(I,M)(D(I,M) + r(M)),

(ii) |ei(Fq(M))| ≤ 2(D(I,M) + r(M) + 2)3(i+1)!−i nếu 1 ≤ i ≤ dư 1.

Chứng minh. Theo Bổ đề 4.2.1 ta có

ei(Fq(M)) = ei(M) + ei+1(M)− ei+1(qM),

với mọi 0 ≤ i ≤ d − 1. Đặt r := r(M). Khi đó r(qM) ≤ r + 1. Sử dụng

Định lý 4.2.3 ta nhận được

e0(Fq(M)) ≤ |e0(M)|+ |e1(M)|+ |e1(qM)|
≤ D +D(D + r − 1) +D(D + r) = 2D(D + r),

trong đó D = D(I,M). Với 1 ≤ i ≤ d− 1 ta cũng có

|ei(Fq(M))| ≤ |ei(M)|+ |ei+1(M)|+ |ei+1(qM)|
≤ (D + r + 1)3i!−i+1 + (D + r + 1)3(i+1)!−i + (D + r + 2)3(i+1)!−i

≤ 2(D + r + 2)3(i+1)!−i.
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4.3 Chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của nón
phân thớ

Kết quả chính của mục này chúng tôi đưa ra chặn trên chỉ số chính quy

Castelnuovo-Mumford của nón phân thớ theo D(I,M). Phương pháp chứng

minh của Rossi-Trung-Valla [37] cho môđun phân bậc liên kết không áp

dụng được cho nón phân thớ. Bởi vì, đối với nón phân thớ ta không thể

quy được về trường hợp depth(M) > 0 và trong quá trình chứng minh ta

cũng không thể thay thế reg(Fq(M)) bởi reg1(Fq(M)) được. Để giải quyết

được vấn đề khó khăn này chúng tôi cần ước lượng đại lượng sau:

Bổ đề 4.3.1. Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với dim(M) = d ≥ 1,

M = {Mn}n≥0 là một I-lọc tốt của M và D(I,M) là một bậc mở rộng tùy

ý của M ứng với I . Giả sử I ⊆ q và Mn+1 ⊆ qMn với mọi n ≥ 0. Khi đó

(i) a0(Fq(M)) ≤ D(I,M) + r(M) nếu d = 1,

(ii) a0(Fq(M)) ≤ (D(I,M) + r(M) + 2)3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 2.

Chứng minh. Do Mn+1 ⊆ qMn với mọi n ≥ 0 nên sử dụng [36, Proposition

5.1] ta có dãy khớp của các G-môđun phân bậc như sau:

0→ Fq(M)→ G(qM)→ N(−1)→ 0,

trong đó N = ⊕n≥0qMn/Mn+1. Suy ra H0
G+

(Fq(M)) ⊆ H0
G+

(G(qM)). Vì

vậy

a0(Fq(M)) ≤ a0(G(qM)) ≤ reg(G(qM)).

Chú ý rằng r(qM) ≤ r(M) + 1. Từ đó suy ra bổ đề từ Định lý 2.1.4.

Sau đây là kết quả chính của mục này.

Định lý 4.3.2. Cho M là A-môđun hữu hạn sinh với dim(M) = d ≥ 1,

M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M và D(I,M) là một bậc mở rộng tùy ý

của M ứng với I . Giả sử I ⊆ q và Mn+1 ⊆ qMn với mọi n ≥ 0. Khi đó

(i) reg(Fq(M)) ≤ 2D(I,M)(D(I,M) + r(M)) + r(M)− 1 nÕu d = 1;
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(ii) reg(Fq(M)) ≤ (D(I,M) + r(M) + 2)2 +D(I,M)2 − 3 nÕu d = 2;

(iii) reg(Fq(M)) ≤ (D(I,M) + r(M) + 2)3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 3.

Chứng minh. Chứng minh quy nạp theo d. Đặt D := D(I,M) và r :=

r(M). Nếu d = 1. Theo Bổ đề 1.3.1 và Mệnh đề 4.2.4 (i) ta có

a1(Fq(M)) + 1 ≤ e0(Fq(M)) + r − 1 ≤ 2D(D + r) + r − 1.

áp dụng Bổ đề 4.3.1 ta nhận được

reg(Fq(M)) = max{a0(Fq(M)); a1(Fq(M)) + 1}
≤ max{D + r; 2D(D + r) + r − 1} = 2D(D + r) + r − 1.

Nếu d ≥ 2. Chú ý rằng G(M) và Fq(M) là hai môđun trên G. Khi đó, tồn

tại phần tử x ∈ I \mI sao cho x∗ ∈ G là phần tử lọc chính quy trên G(M)

cũng là phần tử lọc chính quy trên Fq(M) (xem [24, Proposition 2.2]). Ta

có

Fq(M)/x∗Fq(M) ∼=
M

qM
⊕ (⊕n≥0

Mn

qMn + xMn−1
),

và

Fq(M/xM) = ⊕n≥0
Mn

qMn + xM ∩Mn
.

Tồn tại một dãy khớp của các G-môđun:

0→ K → Fq(M)/x∗Fq(M)→ Fq(M/xM)→ 0,

trong đó

K = ⊕n≥1
qMn + xM ∩Mn

qMn + xMn−1
.

áp dụng Bổ đề 1.4.14 (ii) ta nhận được

xM ∩Mn = xMn−1 với mọi n > reg(G(M)).

Vì vậy K là môđun có độ dài hữu hạn và reg(K) ≤ reg(G(M)). Từ dãy

khớp trên suy ra

reg(Fq(M)/x∗Fq(M)) = max{reg(K); reg(Fq(M/xM))}
≤ max{reg(G(M)); reg(Fq(M/xM))}.
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Sử dụng Bổ đề 1.2.4 ta có

reg(Fq(M)) = max{a0(Fq(M)), reg(Fq(M)/x∗Fq(M))}.

Suy ra

reg(Fq(M)) ≤ max{a0(Fq(M)); reg(G(M)); reg(Fq(M/xM))}. (4.7)

Chú ý rằng 0 ≤ r(M/xM) ≤ r và D(I,M/xM) ≤ D (theo Định nghĩa

2.1.2 (ii)). Sử dụng Định lý 2.1.4, bất đẳng thức (4.7) và Bổ đề 4.3.1 ta

nhận được

reg(Fq(M)) ≤ max{(D + r + 2)2 − 2; (D + r + 1)2 − 1;

2D(D + r) + r − 1}
< (D + r + 2)2 +D2 − 3

nÕu d = 2,

reg(Fq(M)) ≤ max{(D + r + 2)5 − 3; (D + r + 1)5 − 3;

(D + r + 2)2 +D2 − 3}
= (D + r + 2)5 − 3

nếu d = 3 và

reg(Fq(M)) ≤ max{(D + r + 2)3(d−1)!−1 − d; (D + r + 1)3(d−1)!−1 − d;

(D + r + 2)3(d−2)!−1 − d+ 1}
= (D + r + 2)3(d−1)!−1 − d

với mọi d ≥ 4.

Như là một hệ quả trực tiếp từ định lý trên, ta nhận được chặn trên cho

chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của nón phân thớ cổ điển của iđêan

m-nguyên sơ.

Hệ quả 4.3.3. Cho I là một iđêan m-nguyên sơ của vành địa phương A với

chiều d và D(I, A) là một bậc mở rộng tùy ý của A ứng với I . Khi đó
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(i) reg(Fm(I)) ≤ 2D(I, A)2 − 1 nếu d = 1;

(ii) reg(Fm(I)) ≤ 2D(I, A)2 + 4D(I, A) + 1 nếu d = 2;

(iii) reg(Fm(I)) ≤ (D(I, A) + 2)3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 3.

Nhận xét 4.3.4. Trong trường hợp nón phân thớ cổ điển, Cortadellas-

Zarzuela trong [9, section 2] đã tính chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford

của nón phân thớ qua đại lượng là số mũ rút gọn của iđêan I trong trường

hợp dim(Fm(I)) = 1 và I chứa một phần tử chính quy. Sau đó, một kết quả

gần đây của Jayanthan-Nanduri [23, Theorem 2.2], đã đưa ra một chặn cho

reg(Fm(I)) theo reg(GI(A)) và từ kết quả của [37], [26] và Định lý 2.1.4

ta suy ra được một chặn trên cho reg(Fm(I)) theo bậc mở rộng D(I, A).

Tuy nhiên kết quả của họ cũng chỉ xét trong trường hợp dim(Fm(I)) = 1.

Do vậy, kết quả của Định lý 4.3.2 và Hệ quả 4.3.3 là tổng quát hơn và được

giải quyết trọn vẹn trong trường hợp chiều tuỳ ý d ≥ 1 với I là m-nguyên

sơ.

Trong trường hợp phân bậc, ta có thể áp dụng phương pháp trong Chương

2, Mục 2.2 để chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của Fq(M).

Ta thu được kết quả sau:

Mệnh đề 4.3.5. Giả sử A là ảnh đồng cấu của đại số Gorenstein phân bậc,

M là A-môđun phân bậc hữu hạn sinh với dim(M) = d ≥ 1, I ⊆ q là

iđêan m-nguyên sơ phân bậc của A, và M = {Mn}n≥0 là một I-lọc tốt của

các môđun con phân bậc của M sao cho Mn+1 ⊆ qMn với mọi n ≥ 0.

Khi đó

(i) reg(Fq(M)) ≤ 2`(A/I) hdeg(I,M)(`(A/I) hdeg(I,M) + r(M)) +

r(M)− 1 nÕu d = 1;

(ii) reg(Fq(M)) ≤ (`(A/I)2 hdeg(I,M)+r(M)+2)2+`(A/I)4 hdeg(I,M)2−
3 nÕu d = 2;

(iii) reg(Fq(M)) ≤ (`(A/I)d hdeg(I,M)+r(M)+2)3(d−1)!−1−d nÕu d ≥ 3.
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Chương 5

Sự phụ thuộc của các hệ số Hilbert

Mục đích chính của chương này là đưa ra mối liên hệ giữa các hệ số

Hilbert của môđun lọc.

5.1 Chặn trên độ dài của môđun đối đồng điều địa
phương

Để kết quả trong phần sau gọn gàng chúng tôi đánh giá lại chặn trên

trong Định lý 3.1.7 như sau:

Bổ đề 5.1.1. Giả sử M là A-môđun hữu hạn sinh với dimM = d ≥ 1 và

M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M . Đặt

ξ(M) := max{e0(M), |e1(M)|, ..., |ed(M)|}.

Khi đó

reg(G(M)) < [ξ(M) + r(M) + 2](d+1)!.

Chứng minh. Để cho gọn ta đặt ξ := ξ(M) và r := r(M). Sử dụng Định lý

3.1.7 ta nhận được

reg(G(M)) ≤ (ξ + r + 1)d! + ξ

(
(ξ + r + 1)d! + d

d

)
− 1

< (ξ + r + 2)(d+1)!.
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Từ đó, ta đi đến các kết quả chính của mục này.

Mệnh đề 5.1.2. Giả sửM là A-môđun hữu hạn sinh với dimM = d ≥ 1 và

M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M . Cho dãy các phần tử x1, ..., xd ∈ I \mI
sao cho dãy các phần tử khởi đầu x∗1, ..., x

∗
d ∈ GI(A) là G(M)-dãy lọc chính

quy và d ≥ 1. Đặt Mi := M/(x1, ..., xi)M và M(i) := M/(x1, ..., xi)M ,

trong đó M0 := M và M(0) := M . Khi đó với mọi 0 ≤ i ≤ d− 1, ta có

h0(M(i)) ≤ (i+ 1)ξ(M)(reg(G(M)) + 2)d.

Chứng minh. Đặt a := reg(G(M)) và ξ := ξ(M). Quy nạp theo i. Chú ý

rằng theo Bổ đề 1.4.13 ta có

reg(G(Mi)) ≤ reg(G(Mi)) ≤ reg(G(M)) = a.

Nếu i = 0, theo Bổ đề 3.1.6 ta có

h0(M(0)) = h0(M) ≤ PM(a) ≤ ξ
d∑
j=0

(
d+ a− j
a− j

)
= ξ

(
a+ d+ 1

d

)
≤ ξ(a+ 2)d.

Nếu 0 < i ≤ d− 1, áp dụng Bổ đề 4.2.2 ta nhận được ej(Mi) = ej(Mi−1)

với mọi 0 ≤ j ≤ d− i− 1 và

ed−i(Mi) = ed−i(Mi−1) + (−1)d−i`(0 :M(i−1)
xi).

Suy ra

|ed−i(Mi)| = |ed−i(Mi−1)|+ `(0 :M(i−1)
xi)

≤ |ed−i(Mi−1)|+ h0(M(i−1)) ≤ ξ + h0(M(i−1)).

Theo Bổ đề 3.1.6 và giả thiết quy nạp ta có

h0(M(i)) ≤ PMi
(a) ≤ ξ

∑d−i−1
j=0

(
d−i+a−j
d−i−j

)
+ |ed−i(Mi)|

= ξ
(
a+d−i+1
d−i−j

)
− ξ + |ed−i(Mi)|

≤ ξ(a+ 2)d−i − ξ + ξ + h0(M(i−1))
≤ ξ(a+ 2)d−i + iξ(a+ 2)d ≤ (i+ 1)ξ(a+ 2)d.
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Đến đây chúng tôi nhắc lại một số tính chất và khái niệm cần thiết

cho chứng minh của kết quả tiếp theo. Môđun M được gọi là A-môđun

Cohen-Macaulay suy rộng nếu `(H i
m(M)) < ∞ với mọi i < d. Vành A

được gọi là vành Cohen-Macaulay suy rộng nếu A được xem là môđun

Cohen-Macaulay suy rộng trên chính nó (xem [48] hoặc [44]).

Giả sử x1, ..., xd là hệ tham số của M và Q = (x1, ..., xd). Ta đặt

I(Q,M) := `(M/QM)− e(Q,M),

trong đó, ký hiệu e(Q,M) là số bội của M ứng với iđêan tham số Q, và

I(M) := sup{I(Q,M)|Q là iđêan tham số của M}.

Bất biến I(M) được tính như sau:

Bổ đề 5.1.3. (Xem [48, (3.7) Satz], [44, Lemma 1.5] hoặc [41, Appendix

Lemma 15]) Giả söM là m«®un Cohen-Macaulay suy rộng với dimM = d.

Khi đó

I(M) =
d−1∑
i=0

(
dư 1

i

)
`(H i

m(M)).

Mệnh đề 5.1.4. Với kí hiệu và giả thiết như trong Bổ đề 5.1.2, đặt B :=

`(M/(x1, x2, ..., xd)M). Khi đó

B ≤ (d+ 1)ξ(M)(reg(G(M)) + 2)d.

Chứng minh. Ta có dim(M(dư1)) = 1 dẫn đến M(dư1) là môđun Cohen-

Macaulay suy rộng. Sử dụng Bổ đề 5.1.3 ta thu được

B − e0(xd;M(d−1)) = `(M(d−1)/xdM(d−1))− e0(xd;M(d−1)) ≤ h0(M(d−1)).

Ta biết rằng

e0(xd;M(d−1)) = e0(x1, ..., xd;M) = e0(M) = e0.

Dẫn đến

B ≤ e0 + h0(M(d−1)) ≤ ξ(M) + h0(M(d−1)).

áp dụng Bổ đề 5.1.2 ta nhận được h0(M(dư1)) ≤ dξ(M)(reg(G(M)) + 2)d.

Suy ra B ≤ (d+ 1)ξ(M)(reg(G(M)) + 2)d với mọi d.
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Trường hợp môđun phân bậc tuỳ ý, Chardin-Hà-Hoa [7] đã chặn trên

được độ dài của các môđun đối đồng điều địa phương của môđun E trên

một vành đa thức, tuy nhiên kết quả này vẫn còn đúng trong trường hợp

vành phân bậc chuẩn trên vành Artin và được D. T. Hà trình bày phép chứng

minh này trong [1, Định lý 4.1.3].

Mệnh đề 5.1.5. ([7, Theorem 4.5] và [1, Định lý 4.1.3]) Cho E là R-

môđun phân bậc dương, hữu hạn sinh với dim(E) = d ≥ 1. Giả sử

ri = reg(E/(x1, ..., xi)E) và x1, ..., xd là một dãy lọc chính quy của E khi

đó với mọi i ≥ 0, ta có

hiE(t) ≤ `(E/(x1, ..., xi)E)

(
ri − 1− t
i− 1

)(
ri + n− i
n− i

)
.

5.2 Mối quan hệ giữa các hệ số Hilbert

Sử dụng chặn trên chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford theo hệ số

Hilbert được đưa ra trong Bổ đề 3.1.2, ngay lập tức chúng tôi chỉ ra

(−1)i−1ei(I, A) bị chặn trên theo một hàm chỉ phụ thuộc vào e0(I, A),

..., ei−1(I, A). Cụ thể như sau:

Định lý 5.2.1. Giả sử M là A-môđun hữu hạn sinh với dimM = d ≥ 1 và

M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M . Khi đó

(i) e1(M) ≤
(
e0(M)

2

)
.

(ii) Đặt ςi−1 := max{e0(M), |e1(M)|, ...., |ei−1(M)|} và r′ := max{1, r(M)}.
Với mọi i ≥ 2, ta có

(−1)i−1ei(M) ≤ ςi−1

(
(ςi−1 + r′)i! + i

i

)
.

Chứng minh. Ta quy nạp theo d. Nếu d = 1. Ta có ngay e1(M) ≤
(
e0(M)

2

)
từ Bổ đề 3.2.6.

Nếu d ≥ 2. Trước hết ta chứng minh mệnh đề đúng với i ≤ d− 1. Cho

M := M/H0
m(M). Từ các đẳng thức ej(M) = ej(M) với mọi j ≤ d− 1, ta
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có thể giả sử depth(M) > 0. Giả sử x ∈ I \mI là một phần tử sao cho phẩn
tử khởi đầu x∗ là G(M)-lọc chính quy. Khi đó ta có dim(M/xM) = d− 1

và sử dụng Bổ đề 4.2.2 ta nhận được ej(M) = ej(M/xM) với mọi j ≤ d−1.

Do đó, áp dụng giả thiết quy nạp cho M/xM ta nhận được (ii) với mọi

i ≤ 2.

Cuối cùng, cho i = d. Do G(M) được sinh bởi các phần tử có bậc lớn

nhất là r(M) ≥ 0, sử dụng Bổ đề 2.1.10 và Bổ đề 3.1.2 ta nhận được

reg(G(M)) = reg1(G(M)) ≤ (ςd−1 + r′)d! − 1 =: α.

Tiếp theo, áp dụng Bổ đề 2.1.11 và Bổ đề 3.1.6, ta có

reg(G(M)) ≤ max{reg1(G(M)), r}+ `(H0
m(M))

≤ max{reg1(G(M)), r}+ PM(α)

≤ α +
∑d−1

i=0 ei(M)
(
α+d−i
d−i

)
+ (−1)ded(M)

≤ ςd−1
(
α+d+1

d

)
+ (−1)ded(M).

Sử dụng reg(G(M)) ≥ 0 ta nhận được

(−1)d−1ed(M) ≤ ςd−1

(
α + d+ 1

d

)
= ςd−1

(
(ςd−1 + r′)d! + d

d

)
.

Kết quả tiếp theo cần một kết quả về chặn trên tất cả các hệ số Hilbert

của M theo reg(G(M)). Chardin-Hà-Hoa trong [7] đã đưa ra được chặn

trên của các hệ số Hilbert e0(M), |e1(M)|, ..., |ed−1(M)| như sau:

Bổ đề 5.2.2. ([7, Theorem 4.6]) Giả sử E là R-môđun phân bậc dương,

hữu hạn sinh với dim(E) = d ≥ 1 và x1, ..., xd là một dãy lọc chính quy

của E. Đặt B := `(E/(x1, ..., xd)E) và r := reg(E/H0
R+

(E)). Khi đó với

mọi i ≥ 0, ta có

|ei(E)| ≤ B.(r + 1)i.

Chứng minh. Chứng minh dưới đây như trong [7, Theorem 4.6]. Đặt E :=

E/H0
R+

(E) Chứng minh quy nạp theo d. Chú ý rằng 0 ≤ e0(E) ≤ B. Suy

ra bài toán đúng với d = 1. Giả sử bài toán đúng với mọi môđun phân
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bậc chiều d − 1 ≥ 1. Cho E là một môđun chiều d, đặt E1 := E/x1E,

ei(E) := ei(E1) với mọi i ≤ d − 2. Do |ed−1(E)| = |ed−1(E)| nên không
mất tính tổng quát ta giả sử E = E nghĩa là H0

R+
(E) = 0. Theo Bổ đề 1.2.3

ta có reg(E1) ≤ reg(E) và `(E1/x1E1) = B nên theo giả thiết quy nạp ta

chỉ cần chứng minh

|ed−1(E)| ≤ B(r + 1)dư1

Từ công thức Grothendieck-Serre Định lý 1.3.2, ta có

(−1)d−1ed−1(E) = Cd −Dd,

trong đó

Cd := h1
E(−1) + h3

E(−1) + ...,

và

Dd := h2
E(−1) + h4

E(−1) + ...,

Sử dụng Bổ đề 5.1.5 ta nhận được

Cd ≤
∑

1≤2j+1≤d

(
r

2j

)(
r + dư 2j − 1

dư 2j − 1

)
=: B.Ĉd.

Chứng minh quy nạp theo d ta được Ĉd ≤ (r + 1)dư1. Suy ra

Cd ≤ B(r + 1)d−1.

Tương tự ta có

Dd ≤ B(r + 1)dư1.

Dẫn đến

|dd−1(E)| ≤ max{Cd;Dd} ≤ B(r + 1)dư1.

Bổ đề được chứng minh.

Như vây, ta có thể chặn hết được tất cả các hệ số Hilbert của M như sau:

Mệnh đề 5.2.3. Giả sử M là A-môđun hữu hạn sinh với dimM = d ≥ 1

và M = {Mn}n≥0 là I-lọc tốt của M . Cho l1, . . . , ld ∈ I sao cho các dạng
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khởi đầu l∗1, . . . , l
∗
d trong GI(A) là một dãy lọc chính quy trên G(M). Đặt

B := `(M/(l1, ..., ld)M). Khi đó

(a) Với mọi 1 ≤ i ≤ d− 1, |ei(M)| ≤ B(reg1(G(M)) + 1)i,

(b) |ed(M)| ≤ B(d+ 1)(reg(G(M)) + 1)d.

Chứng minh. Bất đẳng thức (a) được suy ra từ Bổ đề 5.2.2 với chú ý rằng

reg(G(M)) = reg1(G(M)) và G(M) có bậc sinh không âm.

(b) Đặt a := reg(G(M)) và ei := ei(M). Theo Bổ đề 1.4.9 ta có

HM(a) = PM(a). áp dụng Bổ đề 2.1.8 ta nhận được

HM(a) = `(M/Ma+1) ≤ `(M/Ia+1M) ≤ B

(
a+ d

d

)
.

Chú ý rằng
(
a+j
j

)
≤ (a+ 1)j. Theo (a) ta nhận được

|ed| ≤ HM(a) +
∑d−1

i=0 |ei|
(
a+d−i
d−i

)
≤ B

(
a+d
d

)
+B

∑d−1
i=0

(
a+d−i
d−i

)
(a+ 1)i

≤ B(a+ 1)d +B
∑d−1

i=0 (a+ 1)d−i(a+ 1)i

= B(d+ 1)(a+ 1)d.

Trong phần còn lại của mục này ta luôn sử dụng kí hiệu sau:

ξt(M) := max{e0(M), |e1(M)|, ..., |ed−t(M)|},

trong đó 0 ≤ t ≤ d. Vì vậy ξ0(M) = ξ(M). Trong Bổ đề 5.1.1, reg(G(M))

được chặn bởi ξ(M) và r(M). Bây giờ chúng ta chỉ ra rằng thực sự ξt(M)

(t = depth(M)) và r(M) chặn được reg(G(M)).

Định lý 5.2.4. Cho M là một I-lọc tốt của M với dim(M) = d ≥ 1. Giả

sử rằng depth(M) = t. Khi đó

reg(G(M)) ≤ [2(d+ 1)ξt(M)]3d![ξt(M) + r(M) + 4]3d!(d+1−t)!.

Chứng minh. Cho dãy các phần tử x1, ..., xd ∈ I \mI sao cho dãy các phần
tử khởi đầu x∗1, ..., x

∗
d ∈ GI(A) là G(M)-dãy lọc chính quy và d ≥ 1. Đặt
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M(i) := M/(x1, ..., xi)M và Mi := M/(x1, ..., xi)M . Để cho gọn ta viết

ξt := ξt(M) và r := r(M).

Nếu depth(M) = d thì M là môđun Cohen-Macaulay. Theo kí hiệu của

Định lý 2.3.1 ta có B(I,M) = e0(I,M) = ξd(M) và À(I,M) = 0. Suy ra

reg(G(M)) ≤

{
ξd + r nếu d = 1,

(ξd + r + 1)3(d−1)!−1 − d nÕu d ≥ 2;

trong đó, 0! = 1.

Giả sử rằng depth(M) = t < d. Đặt ai := reg(G(Mi)). Sử dụng Bổ đề

4.2.2 ta nhận được ei(Mt) = ei(M) với mọi i ≤ t. Suy ra ξ(Mt) = ξt. áp

dụng Bổ đề 5.1.2 cho M(t) ta đạt được

µ(I,M(t)) ≤ (dư t)ξt(at + 2)d−t.

Theo Mệnh đề 5.1.4 ta có

B(I,M(t)) ≤ (dư t+ 1)ξt(at + 2)d−t ≤ (d+ 1)ξt(at + 2)d−t. (5.1)

Do vậy, theo Định lý 2.3.1 ta có

reg(G(M)) ≤ [B(I,M) + µ(I,M) + r(M) + 1]3(d−1)!−1 − d
< [B(I,M) + µ(I,M) + r + 1]3(d−1)!

≤ [(2d+ 1)ξt(at + 2)d + r + 1]3(d−1)!.

Sử dụng Bổ đề 5.1.1 ta nhận được

at ≤ [ξt(Mt) + r(Mt) + 2](d−t+1)!. (5.2)

Bởi vậy

reg(G(M)) ≤ [(2d+ 2)ξt((ξt + r + 2)(d−t+1)! + 2)d]3(d−1)!

≤ [2(d+ 1)ξt((ξt + r + 4)(d−t+1)!)d]3(d−1)!

≤ [2(d+ 1)ξt((ξt + r + 4)(d−t+1)!)d]3d!

≤ [2(d+ 1)ξt(ξt + r + 4)]3d!(d−t+1)!. (5.3)
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Định lý 5.2.5. Cho M là một I-lọc tốt của M . Giả sử rằng dim(M) =

d ≥ 1 và depth(M) = t ≥ 1. Khi đó |ed(M)|, |ed−1(M)|, ..., |ed−t+1(M)|
được chặn bởi một hàm chỉ phụ thuộc vào e0(M), |e1(M)|, ..., |ed−t(M)| và
r(M). Cụ thể là

|ej(M)| < [2(j + 1)ξt(M)]3j!+2[ξt(M) + r(M) + 4)]4j!(j+1−t)!.

Chứng minh. Đầu tiên ta chứng minh cho i = d. Cho dãy các phần tử

x1, ..., xd ∈ I \mI sao cho dãy các phần tử khởi đầu x∗1, ..., x
∗
d ∈ GI(A) là

G(M)-dãy lọc chính quy. Khi đó áp dụng (5.1) và (5.2) ta nhận được

B := B(I,M(t)) ≤ (d+ 1)ξt[(ξ + r + 2)(d−t+1)! + 2]d

≤ (d+ 1)ξt(ξ + r + 4)d(d−t+1)!.

Từ Mệnh đề 5.2.3 và theo Định lý 5.2.5 ta có

|ed(M)| ≤ B(d+ 1)(reg(G(M)) + 1)d

≤ (d+ 1)2ξt(ξt + r + 4)d(d−t+1)![2(d+ 1)ξ]3d!(ξt + r + 4)3d!(d−t+1)!

< [2(d+ 1)ξt]
3d!+2(ξt + r + 4)4d!(d−t+1)!. (5.4)

Bây giờ cho d−t+1 ≤ j ≤ d−1. Từ depth(M) = t, theo Bổ đề 4.2.2 ta nhận

được ej(M) = ej(Md−j). Chó ý rằng dim(M(d−j)) = j, depth(M(d−j)) =

t+ j − d ≥ 1 và r(Mj) ≤ r(M). Từ đó ta có

ξt+j−d(Md−j) = ξt(M) = ξt.

áp dụng (5.4) cho Md−j ta nhận được

|ej(M)| = |ej(Md−j)| ≤ [2(j + 1)ξt]
3j!+2(ξt + r + 4)4j!(j+1−t)!.

Nếu lọc M = {InM}n≥0 thì r(M) = 0. Trong trường hợp M là môđun

Cohen-Macaulay, như một hệ quả tức thì của Định lý 5.2.5 là một mở rộng

kết quả của V. Trivedi trong [42].
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Hệ quả 5.2.6. Giả sử dim(M) = d ≥ 1 và depth(M) = t ≥ 1. Khi đó với

mọi dư t+ 1 ≤ j ≤ d, ta có

|ej(I,M)| ≤ [2(j + 1)ξt]
3j!+2(ξt + 4)4j!(j+1−t)!,

trong đó

ξt := max{e0(I,M), |e1(I,M)|, ..., |ed−t(I,M)|}.

Hay nói cách khác, |ej(I,M)| với d − t + 1 ≤ j ≤ d được chặn theo các

đại lượng e0(I,M), e1(I,M), ..., ed−t(I,M).

Tiếp theo chúng tôi đưa ra một kết quả về sự hữu hạn của hàm Hilbert-

Samuel.

Định lý 5.2.7. Cho d ≥ t ≥ 0, e0, ..., ed−t là các số nguyên. Khi đó chỉ

tồn tại một số hữu hạn (nếu có) các hàm Hilbert-Samuel tương ứng với

môđun M với chiều d và iđêan I là m-nguyên sơ sao cho depth(M) = t

và ej(I,M) = ej với mọi 0 ≤ j ≤ dư t.

Chứng minh. Theo Hệ quả 5.2.6 chỉ tồn tại hữu hạn các đa thức Hilbert-

Samuel PI,M(n) sao cho ej(I,M) = ej với mọi 0 ≤ j ≤ d − t. Sử dụng
Bổ đề 1.4.9 ta có HI,M(n) = PI,M(n) với n ≥ reg(GI(M)) := a. Theo

Định lý 5.2.4 a được chặn bởi các đại lượng e0, e1, ..., ed−t và d. Ngoài ra

ta có HI,M(n) = 0 với n < 0, HI,M(n) là một hàm tăng dần với n ≥ 0 và

PI,N ≤ PI,M với mọi n ≤ a. Từ những điều này ta thấy rằng số các hàm

này được chặn theo các đại lượng e0, e1, ..., ed−t và d.

Cuối cùng chúng tôi nhắc lại một ví dụ của V. Srinivas và V. Trivedi.

Ví dụ 5.2.8. ([39, Section 4]) Cho R = k[[T1, ..., T6]] với k là một trường và

mọi n ≥ 1, đặt

pn := (T1T4−T2T3, T
3
2 −T 2

1T3, T
3
3 −T2T

2
4 , T1T

2
3 −T 2

2T4, T1−T n5 , T4−T n6 ).

Khi đó, trong [39, Section 4] đã chứng minh được rằng

R/pn ∼=
k[[T2, T3, u, v]]

(unvn − T2T3, T 3
2 − u2nT3, T 3

3 − T2v2n, unT 2
3 − T 2

2 vn)
,
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với dim(R/pn) = 2 và depth(R/pn) = 1 với mọi n ≥ 1 và đa thức Hilbert

của R/pn là

pR/pn
(t) = 2t2 + (n− 2)tư (1/2)(n2 + 3n− 2)

= 4

(
t+ 2

2

)
− (8− n)

(
t+ 1

1

)
− n2 + 5n− 10

2
.

Do đó, e0(R/pn) = 4 và e1(R/pn) = 8− n với mọi n ≥ 1.

Nhận xét 5.2.9. Từ Ví dụ 5.2.8 ta thấy rằng chúng ta không thể giảm bớt

được số các hệ số Hilbert "độc lập" trong Định lý 5.2.5.
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Kết luận
Tóm lại, trong luận án này chúng tôi đã thu được những kết quả sau đây:

- Thiết lập được ba loại chặn trên cho chỉ số chính quy Castelnuovo-

Mumford của môđun phân bậc liên kết của một lọc môđun tuỳ ý: theo

bậc mở rộng; theo độ dài của môđun đối đồng điều địa phương và

theo hệ số Hilbert. Trong trường hợp môđun M phân bậc, đưa ra được

một chặn trên cho chỉ số chính quy Castelnuovo-Mumford của môđun

phân bậc liên kết theo reg(M). Trong trường hợp chiều một, thiết lập

được chặn trên chặt theo hệ số Hilbert và đặc trưng được khi nào đẳng

thức xảy ra.

- Thiết lập được một chặn trên cho chỉ số chính quy Castelnuovo-

Mumford của nón phân thớ của một lọc môđun tuỳ ý theo bậc mở

rộng.

- Tìm ra được mối liên hệ giữa các hệ số Hilbert là: các số |ed−t+1(I,M)|,
..., |ed(I,M)| bị chặn bởi một hàm chỉ phụ thuộc vào e0(I,M),

e1(I,M), ..., ed−t(I,M), trong đó t = depth(M) và chỉ ra rằng tồn

tại một số hữu hạn các hàm Hilbert-Samuel (nếu có) của môđun nếu

cho trước chiều d, độ sâu 0 ≤ t ≤ d và dư t hệ số Hilbert e0, ..., ed−t.
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